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(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3903000072

do Sở Kế hoạch và Đầu tư tØnh Gia Lai cấp ngày 03 tháng 01 năm 2006)

ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU TẠI TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sông Đà 6

Mệnh giá: 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng)/ cổ phiếu

Tổng số lượng đăng ký: 2.300.000 (Hai triệu ba trăm ngàn) cổ phiếu

Tổng giá trị đăng ký:  23.000.000.000 VNĐ (Hai ba tỷ đồng)

Tổ chức kiểm toán

Công ty TNHH Kiểm toán Hồng Hà - Kiểm toán năm 2005

Trụ sở chính: 72 An Dương - Tây Hồ - Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 8239118                        Fax: (84-4) 7171086

Tổ chức tư vấn

Công ty TNHH Chứng khoán ACB

Trụ sở Chính: 9 Lê Ngô Cát, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-8) 9 302 428                       Fax: (84-8) 9 302 423

Chi nhánh Công ty TNHH Chứng khoán ACB

Trụ sở chính: 6 Nguyễn Thái Học, P. Điện Biên, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 7 470 961                        Fax: (84-4) 7 470 960
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I. Những người chịu trách nhiệm chính đối với nội dung bản cáo bạch

1. Tổ chức đăng ký- Công ty Cổ phần Sông Đà 6

· Ông:
Hồ Sỹ Hùng

Chức vụ:
Chủ tịch Hội đồng quản trị

· Ông:
Nguyễn Văn Tùng    
Chức vụ:
Tổng Giám đốc

· Ông:
Nguyễn Văn Cảnh
Chức vụ:
Kế toán trưởng

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là phù hợp với thực tế mà chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý.

2. Tổ chức tư vấn- Công ty TNHH Chứng khoán ACB - Chi nhánh Hà Nội

· Đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Tuấn Long

· Chức vụ: Giám đốc Chi nhánh Hà Nội

Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ xin đăng ký giao dịch cổ phiếu do Công ty TNHH Chứng khoán ACB tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với Công ty Cổ phần Sông Đà 6. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản cáo bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Cổ phần Sông Đà 6 cung cấp.

ii. Các khái niệm

· Công ty
Công ty Cổ phần Sông Đà 6

· Tổ chức xin đăng ký giao dịch
Công ty Cổ phần Sông Đà 6

· §H§C§
Đại hội đồng cổ đông
· H§QT
Hội đồng quản trị 

· TSC§
Tài sản cố định

· Cổ phiếu
Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sông Đà 6

· Điều lệ
Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sông Đà 6

· TTGDCK
Trung tâm giao dịch Chứng khoán Hà Nội

iii. Tình hình và đặc điểm của tổ chức đăng ký

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần sông đà 6

1.1. Quá trình hình thành và phát triển

Công ty Cổ phần Sông Đà 6 là đơn vị thành viên của Tổng công ty Sông Đà- Bộ Xây dựng. Tiền thân là Công ty Xây dựng Thuỷ Công được thành lập theo Quyết định số 483/BXD- TCCB  ngày 12/04/1983 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. 

Trải qua hơn 23 năm hình thành và phát triển, đơn vị có nhiều tên gọi khác nhau như Công ty Xây dựng Thuỷ Công, Công ty Xây dựng Sông Đà 6 và đổi tên thành Công ty Sông Đà 6 vào năm 2002. 

Trong quá trình hoạt động của mình, Công ty đã tham gia thi công xây dựng các hạng mục công trình, khoan nổ mặt bằng, khoan nổ hầm,  khoan nổ hố móng công trình, khoan phun gia cố và sử lý nền móng, đào đắp thi công cơ giới, thi công công tác bê tông như: bê tông nhà máy, bê tông hầm, cửa nhận nước các nhà máy thuỷ điện tại các công trình xây dựng lớn của Quốc gia như nhà máy thủy điện Hòa Bình - công suất 1.920 MW, nhà máy thủy điện Yaly - công suất 720 MW, nhà máy thủy điện Sông Hinh 72MW, nhà máy thuỷ điện Cần Đơn 70MW, máy máy thuỷ điện Sê San 3 - 270 MW, Sê San 3A - 96 MW, Sê San 4 - 310 MW, Thuỷ điện SalaBam (Nước CHDCND Lào) và  hầm đường bộ qua đèo Ngang, đường Hồ Chí Minh, Xây dựng nhà máy xi măng Hoà Bình, xi măng Lương Sơn Hoà Bình, xi măng Luck Thừa Thiên Huế, Chợ Đông Hà Quảng Trị, Nhà khách chính phủ, khách sạn Chi Lang, Sân bay Nội Bài .
Hiện nay Công ty có trên 200 đầu xe máy thiết bị với tổng giá trị nguyên giá gần 150 tỷ đồng. Những máy móc thiết bị và công nghệ trên đang được sử dụng thi công tại hầu hết các công trình thuỷ điện lớn của Quốc gia: Như thuỷ điện Sê san 3A, thuỷ điện Sê san 4, thuỷ điện Xêkama3, thuỷ điện Bình Điền.... Lực lượng lao động hiện nay của Công ty lên đến trên 1.000 cán bộ công nhân viên có trình độ chuyên môn cao, truyền thống đoàn kết, gắn bó, kinh nghiêm lâu năm, đã và đang tham gia sản xuất, thi công trên các công trình ở khắp mọi miền Đất nước. 

Với những thành tích to lớn trong công tác sản xuất kinh doanh, Công ty Sông Đà 6 đã được Đảng và Nhà nước phong tặng nhiều danh hiệu cao quý cho các tập thể và cá nhân như:

· Huân chương lao động hạng nhất phong tặng năm 1989.

· Huân chương lao động hạng nhì  phong tặng năm 1986

· Huân chương độc lập hạng 3 phong tặng năm 1995

· Huân chương Chiến công hạng 3 năm phong tặng 1996 .

· Huân chương cho tập thể CBCNV Công ty và nhiều các danh hiệu cao quý khác của Đảng và Nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động và Bộ, Ngành, Tổng công ty đơn vị chủ quản trao tặng.

· Năm 1999 Công ty được xếp hạng Doanh nghiệp loại 1
Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc sắp xếp, đổi mới và nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nền kinh tế. Từ năm 2005 Công ty đã từng bước tiến hành Cổ phần hóa doanh nghiệp, đến ngày 09/12/2005, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 2269/QĐ-BXD chính thức chuyển Công ty Sông Đà 6 thành Công ty Cổ phần.

 Ngày 03 tháng 01 năm 2006 Công ty chính thức đi vào hoạt động dưới hình thức công ty Cổ phần theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3903000072 do Sở Kế hoạch và Đầu tư  tỉnh Gia Lai cấp. 

1.2. Một số thông tin cơ bản về công ty

Tên công ty:                                   Công ty Cổ phần Sông Đà 6
Tên tiếng Anh:                               song da n0 6 joint stock company

Tên viết tắt:                                    song da 6 ., JSC 

Trụ sở :                                           Công trình Thuỷ điện Sê san 4- Xã IAO - Huyện IAGRAI - Tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 
                (059). 840089


Fax:
                                           (059). 840041

Website:                                          


Logo



1.3. Ngành nghề kinh doanh

Với đội ngũ cán bộ công nhân viên có truyền thống và kinh nghiệm lâu năm, đặc biệt những người đang lãnh đạo Công ty, đều là những cán bộ có thâm niên trong lĩnh vực xây lắp, thi công cơ giới và có tầm nhìn chiến lược tổ chức kinh doanh. Công ty định hướng trong thời kỳ mới, ngoài việc tiếp tục giữ vững vị thế và thị phần các ngành nghề, sản phẩm truyền thống là hoạt động xây lắp, thi công cơ giới trên địa bàn các tỉnh Miền Trung Tây Nguyên, Công ty sẽ mở rộng hoạt động kinh doanh sang những lĩnh vực kinh doanh có nhiều triển vọng và có tính khả thi cao. Để thực hiện chiến lược đó, Công ty đã tiến hành đăng ký kinh doanh những ngành nghề sau :

· Xây dựng công trình thủy điện, thủy lợi , giao thông, hạ tầng kỹ thuật, bưu điện và xây dựng công trình khác ;

· Xây dựng đường dây và trạm biến thế điện

· Khai thác mỏ và sản xuất vật liệu xây dựng

· Sản xuất, kinh doanh vật tư, vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông, đường ống cấp thoát nước, sản xuất kinh doanh xi măng, vận tải Bất động sản;

· Xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị cơ giới cơ khí và công nghệ xây dựng ;

· Kinh doanh dịch vụ khách sạn nhà hàng.....

1.4. Vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ

Theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần số 390300072 ngày 03 tháng 01 năm 2006 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp, vốn điều lệ của Công ty là 23.000.000.000 đồng ( Hai mươi ba tỷ đồng), tương ứng với số lượng Cổ phần là 2.300.000 Cổ phần ( mệnh giá một Cổ phần là 10.000 đồng). Cơ cấu vốn điều lệ hiện nay của Công ty như sau :

Cơ cấu vốn điều lệ :

	TT
	Cổ đông
	Số lượng 

Cổ phần
	Tỷ lệ

	I
	Cổ đông pháp nhân
	1.840.000
	80,00%

	1
	Tổng công ty Sông Đà 
	1.380.000
	60,00%

	2
	Công ty cổ phần Sông Đà 3
	200.000
	8,70%

	3
	Công ty cổ phần Xi măng Sông Đà - YALY
	150.000
	6,52%

	4
	Công ty cổ phần Sông Đà 6.04
	60.000
	2,17%

	5
	Công ty cổ phần Sông Đà 6.06
	50.000
	2,61%

	II
	Cổ đông thể nhân
	460.000
	20,00%

	1
	Cổ đông trong Công ty ( 806 người)  
	460.000
	20,00%

	
	Tổng Cộng
	2.300.000
	100%


1.5. Bộ máy tổ chức.

Công ty Cổ phần Sông Đà 6 được tổ chức và hoạt động theo Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Bộ máy tổ chức của Công ty Cổ phần Sông Đà 6, bao gồm: 
· Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, họp ít nhất mỗi năm một lần. ĐHĐCĐ quyết định những vấn đề được Luật pháp và Điều lệ Công ty định. ĐHĐCĐ thông qua các báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và ngân sách tài chính cho năm tiếp theo, bầu miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát của Công ty...

· Hội đồng quản trị. 
Hội đồng quản trị là cơ quan quản trị Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị của Công ty có 05 thành viên, mỗi nhiệm kỳ tối đa của từng thành viên là 05 năm. Chủ tịch Hội đồng quản trị do HĐQT bầu ra.
· Ban kiểm soát. 

Ban kiểm soát là cơ quan có chức năng hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc, Ban kiểm soát do ĐHĐCĐ bầu ra và thay mặt ĐHĐCĐ giám sát mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, báo cáo trực tiếp ĐHĐCĐ. Ban kiểm soát của Công ty có 03 thành viên. 
· Ban Tổng giám đốc. 

Ban Tổng giám đốc của Công ty Cổ phần Sông Đà 6 gồm có 05 thành viên, trong đó có 01 Tổng giám đốc và 04 Phó tổng giám đốc. Tổng giám đốc là người điều hành và chịu trách nhiệm về mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ, quyết định của HĐQT, Điều lệ công ty. Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.


1.6. Nguồn nhân lực của Công ty

Tính đến thời điểm 30/09/2006, tổng số lao động hiện có của Công ty là 1.080   người trong đó có  982 lao động nam chiếm 90,9% , 98 lao động nữ chiếm 9,1%. Cơ cấu lao động của Công ty phân loại theo trình độ học vấn như sau:

	STT
	Trình độ học vấn
	Số người
	Tỷ trọng 

( %)

	1
	Lao động trình độ đại học
	90
	8,34%

	2
	Lao động trình độ cao đẳng
	31
	2,87%

	3
	Lao động trình độ trung cấp
	78
	7,23%

	4
	Lao động trình độ sơ cấp, cán sự
	6
	0,55%

	5
	Lao động công nhân kỹ thuật
	821
	76,01%

	6
	Lao động thời vụ
	54
	5%

	
	Tổng cộng
	1.080
	100%


Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng số lao động của Công ty là đội ngũ công nhân kỹ thuật, vận hành lành nghề, kế đến là đội ngũ cán bộ quản lý chuyên môn nghiệp vụ với bề dầy kinh nghiệm trên 20 năm trong lĩnh vực thi công thuỷ công và thi công cơ giới, đặc biệt là thi công bê tông kết cấu các công trình thủy điện. 

 ý thức được con người là nhân tố quyết định trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường. Trong những năm qua, Công ty đã xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực cả về số lượng và chất lượng để đáp ứng cho thời kỳ mới.

Đối với vấn đề phát triển số lượng lao động, Công ty đã ban hành quy trình tuyển dụng và áp dụng công khai, công bằng cho toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty. Việc tuyển dụng lao động mới hàng năm xuất phát từ kế hoạch sử dụng lao động do các đơn vị, bộ phận trực thuộc xây dựng và phải được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt. Quá trình tuyển dụng phải trả qua sát hạch của Hội đồng tuyển dụng tùy theo phân cấp Công ty hoặc đơn vị trực tiếp tuyển dụng. Sau khi trải qua kỳ thi kiểm tra trình độ, người lao động được tuyển dụng vào làm thử việc và kết quả lao động phải được đánh giá một cách khách quan bởi Hội đồng tuyển dụng và cấp quản lý trực tiếp. Căn cứ vào các kết quả nhận xét của Hội đồng tuyển dụng và cấp quản lý, nếu đạt tiêu chuẩn thì người lao động sẽ được ký hợp đồng lao động và chính thức làm việc tại Công ty.

Song song với việc phát triển số lượng lao động, hàng năm Công ty cũng thực hiện chính sách phát triển về chất lượng nhân lực. Công ty xác định công tác đào tạo phải được thực hiện thường xuyên, việc đào tạo phải xuất phát từ lợi ích của Công ty. Ngoài việc khuyến khích và tạo điều kiện cho cán bộ công nhân viên của Công ty tự giác học tập, nâng cao tay nghề, Công ty còn thường xuyên tổ chức hoặc phối hợp tổ chức, cử công nhân viên đi tham gia các khóa đào tạo theo bốn hình thức là: Đào tạo nâng cao tay nghề, đào tạo chuyển nghề, đào tạo nâng ngạch, đào tạo thi nâng bậc lương. Quy trình thực hiện công tác đào tạo được thực hiện nghiêm túc qua nhiều bước và được áp dụng công bằng cho tất cả các đối tượng trong Công ty.

Để khuyến khích người lao động hăng say trong công việc và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Ngoài việc thực hiện nghiêm túc quy chế lương, thưởng, hàng năm, Công ty cũng thường xuyên tổ chức thi nâng bậc, ngạch cho cán bộ công nhân viên, tiêu chuẩn và điều kiện dự thi được xem xét một cách khách quan và minh bạch cho toàn bộ doanh nghiệp. Mặt khác Công ty cũng thường xuyên tổ chức các chương trình phúc lợi cho người lao động như tham quan, nghỉ mát, thi đấu thể thao... sau những giờ làm việc căng thẳng, tạo niêm tin và động lực phấn đấu hết mình cho sự phát triển Công ty.

2. Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ Cổ phần nắm giữ

Theo giấy chứng nhận ‎đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần số 3903000072 do sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia lai cấp ngày 03 tháng 01 năm 2006 và đăng ký kinh doanh sửa đổi lần thứ hai ngày 01 tháng 11 năm 2006, danh sách cổ đông sáng lập của Công ty tại thời điểm đăng ký kinh doanh gồm có 05 cổ đông, chi tiết như sau :

	‎ STT
	Tên cổ đông sáng lập
	Địa chỉ
	Số CP nắm giữ
	Tỷ lệ CP nắm giữ

	1
	Công ty cổ phần 

Sông Đà 3

Đại diện:

Nguyễn Mạnh Toàn
	Xã Kroong - TX Kom Tum - tỉnh Kom Tum


	200.000
	8,70%

	2
	Công ty cổ phần Xi măng - Sông đà YALY

Đại diện:

Phạm Huy Tường
	Xã Nghĩa Hưng - Huyện Chư Pảh - tỉnh Gia Lai
	150.000
	6,52%

	3
	Công ty cổ phần Sông đà 6.04

Đại diện:

Phạm Duy Quyển
	Thanh Xuân Nam - Quận Thanh Xuân - TP Hà Nội
	50.000
	2,17%

	4
	Công ty cổ phần Sông đà 6.06

Đại diện:

Bùi Đình Đông
	Xã Hương Văn - Huyện Hương Trà - Tỉnh Thừa Thiên Huế
	60.000
	2,61%

	5
	Tổng công ty sông đà
	Nhà G 10, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội
	1.380.000
	60%

	
	Đại diện là các Ông:
	
	
	

	
	Hồ Sỹ Hùng
	Thanh Xuân Nam - Quận Thanh Xuân - TP Hà Nội
	730.000
	31,73%

	
	Đặng Thế Đô
	Thanh Xuân Nam - Quận Thanh Xuân - TP Hà Nội
	250.000
	10,87%

	
	Đỗ Đình Hiện
	Thanh Xuân Nam - Quận Thanh Xuân - TP Hà Nội
	250.000
	10,87%

	
	Trần Văn Trường
	Thanh Xuân Nam - Quận Thanh Xuân - TP Hà Nội
	150.000
	6,52%


Theo quy định điều 84, mục 5- Luật doanh nghiệp được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp lần thứ 8 khoán XI  và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2006, các cổ đông sáng lập nêu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng số cổ phần của mình trong 3 năm, kể từ ngày công ty được cấp đăng ký kinh doanh lần đầu ( tức ngày 03 tháng 1 năm 2006). Do vậy, phải đến thời điểm 03 tháng 1 năm 2009 quy định về hạn chế chuyển nhượng cổ phần áp dụng đối với  các cổ đông sáng lập mới hết hiệu lực.

 Tổng số cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng : 1.840.000 cổ phần, tương ứng với 80% vốn điều lệ.

1 Ngày 24/7/2006 Tổng công ty Sông Đà có quyết định số 193/TCT-TCĐT về việc cử ông Đỗ Đình Hiện thay ông Hồ Văn Dũng làm người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Sông Đà  6

3. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức xin đăng ký, những công ty mà tổ chức đăng ký đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc Cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc Cổ phần chi phối  đối với  tổ chức đăng ký
	STT
	Tên tổ chức
	Địa chỉ
	Số lượng

Cổ phần
	Tỷ lệ %

	1
	Công ty mẹ -Tổng công ty Sông Đà
	Nhà G 10, phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội
	1.380.000
	60%

	2
	Công ty con - Công ty CP Sông Đà 6.04
	 Thanh Xuân Nam - Quận Thanh Xuân - TP Hà Nội
	360.000
	51,4%

	3
	Công ty con - Công ty CP Sông Đà 6.06
	Hương Văn - Hương Trà - Thừa Thiên Huế
	260.000
	52%


3.1. Công ty cổ phần Sông Đà 6 nắm giữ Cổ phần chi phối của 02 Công ty con: 

     Công ty Cổ phần Sông Đà 6.04: 

 Được thành lập theo Quyết định số 981/QĐ-BXD ngày 22/06/2004 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc chuyển Xí nghiệp Sông Đà 6.04 thuộc Công ty Sông Đà 6 thành Công ty Cổ phần Sông Đà 6.04 và hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103005322 ngày 10/09/2004 Do Sở kế hoạch Thành Phố Hà Nội cấp có trụ sở tại: Phường Thanh Xuân Nam - Quận Thanh Xuân - TP Hà Nội . Vốn Điều lệ: 7.000.000.000   đồng( Bảy tỷ đồng ), tương đương: 700.000 cổ phần, mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần. Công ty cổ phần Sông Đà 6 nắm giữ: 360.000/700.000 cổ phần, chiếm  51,4% vốn điều lệ.
Công ty cổ phần Sông Đà 6 tham gia 2 trong số 5 vị trí thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Sông Đà 6.04 và được bầu giữ chức: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 6.04, và tham gia 1 trong số 3 vị trí thành viên Ban kiểm soát và được bầu giữ chức: Trưởng ban kiểm soát.

+ Tình hình tài chính từ khi thành lập đến 30/09/2006:









      §VT: 1.000,®

	STT
	Các chỉ tiêu
	4 Tháng cuối 

năm 2004
	Năm 2005
	9 tháng đầu năm 2006

	1
	Tổng Doanh thu
	       10.398.755 
	        54.960.664 
	              8.716.690 

	2
	Nộp ngân sách
	 1.129.516 
	          4.489.560 
	              1.366.538 

	3
	Lợi nhuận tr​ước thuế
	 431.464 
	          2.861.181 
	949.306 

	4
	Lợi nhuận/ vốn Điều lệ
	6%
	41%
	14%

	5
	Cổ tức chia các cổ đông
	5%
	15%
	D.kiến 15%/năm


Công ty Cổ phần Sông Đà 6.06: 

Được thành lập theo Quyết định số 1715/QĐ-BXD ngày 24/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc chuyển Xí nghiệp Sông Đà 6.06 thuộc Công ty Sông Đà 6 thành Công ty Cổ phần Sông Đà 6.06 và hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3103000077 ngày 16/01/2004 Do Sở kế hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế cấp có trụ sở tại:  Xã Hương Văn - Hương Trà - Thừa Thiên Huế. Vốn Điều lệ: 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng), tương đương: 500.000 cổ phiếu với mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần. Công ty cổ phần Sông Đà 6 nắm giữ: 260.000/500.000 cổ phần, chiếm  52% vốn điều lệ.
Công ty cổ phần Sông Đà 6 tham gia 3 trong 5 vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 6.06 và được bầu giữ chức: Chủ tịch HĐQT  và tham gia 1 trong 3 vị trí thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 6.06, được bầu giữ chức: Trưởng ban kiểm soát.

+ Tình hình tài chính từ khi thành lập đến 30/09/2006:









           §VT: 1.000,®

	STT
	Các chỉ tiêu
	 Năm 2004 
	 Năm 2005 
	 9 tháng đầu năm 2006 

	1
	Tổng Doanh thu
	       29.744.059 
	        51.878.600 
	           57.316.894 

	2
	Nộp ngân sách
	         1.722.391 
	          3.539.869 
	              4.626.651 

	3
	Lợi nhuận tr​ước thuế
	         3.973.097 
	          4.591.315 
	              4.104.931 

	4
	Lợi nhuận/ vốn Điều lệ
	79%
	92%
	82%

	5
	Cổ tức chia các cổ đông
	20%
	20%
	 D.kiến 20%/năm 


Công ty cổ phần Sông Đà 6 đã có nhiều năm kinh nhiệm trong lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp đặc biệt là xây dựng thuỷ điện, do đó đã được các nhà đầu tư tin tưởng giao thầu hoặc chấm thầu cho thi công một số các công trình thuỷ điện trọng điểm trên cả nước. Công ty cổ phần Sông Đà 6 sẽ giao lại một số phần việc cho 02 Công ty con cùng tham gia thi công.

Công ty Cổ phần Sông Đà 6 cử người tham gia vào Hội đồng quản trị, ban kiểm soát của 02 Công ty con để hoạch định và xác định chiến lược phát triển trong tương lai. 

4. Hoạt động kinh doanh

4.1. Triển vọng phát triển nghành: 

Nền kinh tế Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển cao bình quân trên 7%/ năm và  được dự báo là sẽ tiếp tục tăng trưởng trong những năm tới. Kinh tế khu vực Miền Trung Tây Nguyên trong những năm qua cũng có những bước phát triển đáng khích lệ, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân trên 10% năm. Trong 5 năm qua tốc độ huy động vốn đầu tư cho các tỉnh Tây Nguyên đạt 40.500 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người trên 5 triệu đồng/ năm1. Theo định hướng phát triển Kinh tế Xã hội Miền Trung Tây Nguyên giai đoạn 2006 đến 2010, do Chính phủ đề ra, tốc độc tăng trưởng mục tiêu gấp khoảng 1,2 lần 2 so với cả nước, từ 2010 đến 2020 đối với khu vực Miền Trung đạt khoảng 1,25 lần tốc độ tăng trưởng bình quân toàn quốc, tăng tỷ lệ đóng góp của vùng trong GDP  của cả nước từ 5% hiện nay lên khoảng 5,5% vào năm 2010 và 6,5%3 vào năm 2020. 

1 Nguồn: Báo điện tử Việt Nam net

2  Nguồn: Thời báo điện tử Bưu điện Việt Nam

3 Nguồn: Báo điện tử Việt  Nam net

Nhìn chung trong những năm sắp tới, kinh tế Việt Nam tiếp tục bước vào giai đoạn hội nhập và phát triển, kinh tế khu vực Miền Trung Tây Nguyên với những tiềm phong phú cùng với sự hỗ trợ, đầu tư to lớn của Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục tăng trưởng cao.
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Do nền kinh tế tăng trưởng cao, nên thị trường điện Việt Nam hiện nay có cung nhỏ hơn cầu, mức tăng trưởng tiêu thụ điện năng tăng nhanh 15 đến 17 %/ năm so với mức tăng trung bình trên thế giới 2,3% năm4. Nguồn điện năng trên thị trường hiện nay được cung cấp từ rất nhiều nguồn: nhiệt điện, thủy điện, diesel, tua bin, khí…Đến tháng 7 năm 2005 toàn bộ hệ thống điện có tổng công suất là 11.286 MW, trong đó nguồn thuộc EVN là 8.847 MW (chiếm 78,4%) và các nguồn ngoài EVN đạt trên 2.400 MW ( chiếm 21,6%)5. 

          Để đáp ứng mức độ tăng trưởng nhu cầu về sử dụng điện trong cả nước, Chính phủ đã phê duyệt kế hoạch phát triển nguồn điện giai đoạn 2001-2010, trong đó Ưu tiên phát triển thủy điện, nhất là các công trình có lợi ích tổng hợp ( cấp nước, chống lũ, chống hạn…). Khuyến khích đầu tư các nguồn thủy điện nhỏ và vừa với nhiều hình thức để tận dụng nguồn năng lượng sạch, tái sinh này6. Trong khoảng 20 năm tới sẽ xây dựng hầu hết các nhà máy thủy điện tại những nơi có khả năng xây dựng. 

Dự kiến đến năm 2020 tổng công suất các nhà máy thủy điện khoảng 13.000 - 15.000 MW7. Miền Trung Tây Nguyên là khu vực có nhiều tiềm năng phát triển thủy điện, định hướng đến năm 2020 Chính phủ sẽ  đầu tư xây dựng 308 nhà máy thủy điện vừa và lớn và khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng nhiều nhà máy thủy điện cỡ nhỏ, là điều kiện thuận lợi cho những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng các 

Công trình thủy điện nói chung và xây dựng cơ sở hạ tầng nói riêng trên địa bàn.
              4 Nguồn: Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia 2006- 2015, triển vọng đến 2020

5 Nguồn:  Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia 2006- 2015, triển vọng đến 2020

6 Nguồn:  Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia 2006- 2015, triển vọng đến 2020
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4.2. Vị thế của Công ty trên địa bàn:

Hiện nay Công ty Cổ phần Sông Đà 6 là doanh nghiệp hàng đầu trong ngành thi công các công trình thuỷ điện, chiếm thị phần lớn tại khu vực Miền Trung và Tây Nguyên. So với các doanh nghiệp khác đang hoạt động trong cùng ngành, Công ty Cổ phần Sông Đà 6 có thế mạnh về các mặt như: thương hiệu, công nghệ, trình độ tay nghề và kinh nghiệm của người lao động, chiến lược phát triển… Trước đây và hiện nay trong lĩnh vực xây dựng của các dự án thủy điện và giao thông, có một số đơn vị trong và ngoài ngành cùng tham gia xây dựng như: 

· Công ty xây dựng 47, Công ty xây dựng Thuỷ lợi 24 thực hiện thuỷ điện Sông Hinh;

· Tổng công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5- Bộ Giao thông, kinh nghiệm trong lĩnh vực hầm giao thông. Thực hiện thi công đường HCM

· Công ty Đầu tư và Xây dựng Việt Nam (CAVICO) đã tham gia xây dựng nhiều thủy điện lớn như: Thuỷ điện Sê san 3, Thuỷ điện Sê san 3A. 

· Tổng công ty Cơ điện thuỷ lợi - Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn mới tham gia xây dựng thủy điện, đã cùng tham gia thủy điện lớn như thủy điện Sê san 4.

Mặc dù hiện nay đã có nhiều doanh nghiệp tham gia vào hoạt động trong lĩnh vực thi công thuỷ điện, thị trường thi công thuỷ điện đã trở lên cạnh tranh hơn, tuy nhiên với truyền thống của những người thợ Sông Đà và bề dầy kinh nghiệm của mình, Công ty Cổ phần Sông Đà 6 tiếp tục là đơn vị thắng thầu hoặc được chỉ định thầu thi công các công trình trọng điểm Quốc gia và các công trình công cộng phục vụ cộng đồng xã hội.

 7 Nguồn: Chiến lược phát triển ngành điện giai đoạn 2004-2010, định hướng đến năm 2020

8 Nguồn: Chiến lược phát triển ngành điện giai đoạn 2004- 2010, định hướng đến năm 2020

Danh mục các công trình công ty đã và đang thi công

	TT
	Tên công trình
	Công suất
	Chủ đầu t​ư
	Giá trị 
( tỷ đồng)

	I
	Thuỷ điện
	
	
	

	1
	Thuỷ điện Hoà Bình
	1.920MW
	EVN
	500

	2
	Thủy điện Yaly
	720 MW
	EVN
	100

	3
	Thuỷ điện Sông Hinh
	70 MW
	BQL Thuỷ điện 3
	350

	4
	Thuỷ điện SaLaBam (Lào)
	100 MW
	Nước CHDCNN Lào
	100

	5
	Thỷ điện Cần Đơn
	72 MW
	Tổng CT Sông Đà
	200

	6
	Thuỷ điện Sê San 3
	273 MW
	BQL Thuỷ điện 4
	50

	7
	Thuỷ điện Sê San 3A
	96 MW
	Công ty CP Sê San 3A
	400

	8
	Thuỷ điện Pleikrông
	120 MW
	BQL Thuỷ điện 4
	25

	9
	Thuỷ điện Nậm Chiến
	210 MW
	Công ty CP thuỷ điện
 Nậm Chiến
	70

	10
	Thuỷ điện Sơn La
	2.400 MW
	BQL thuỷ điện Sơn La
	500

	11
	Thuỷ điện Huội Quảng
	520 MW
	BQL Thuỷ điện 1
	200

	12
	Thuỷ điện Bình Điền
	32 MW
	CTCP Điện Bình Điền
	30

	13
	Thuỷ điện Sêkaman3
	240 MW
	CTCP điện Việt - Lào
	350

	14
	Thuỷ điện Sê san 4
	310 MW
	BQL Thuỷ điện 4
	500

	II
	Công trình giao thông
	
	
	

	1
	Hầm đ​ường bộ qua Đèo Ngang
	
	Tổng Công ty Sông Đà
	25

	2
	Đ​ường Hồ Chí Minh
	
	BQL đ​ường Hồ Chí Minh
	70

	3
	Đường Quốc lộ 1 vào nhà máy lọc dầu Dung Quất
	
	BQLDA Nhà máy lọc dầu
	5,6

	4
	Đường nội thị Đồng Đăng - Lạng Sơn
	
	Sở giao thông tỉnh Lạng Sơn
	5

	5
	Công trình đường Sông Cầu
	
	Phòng Công Nghiệp Huyện Sông Cầu - Phú Yên
	6.7

	III
	Công trình dân dụng 
	
	
	

	1
	Nhà máy xi măng Hoà Bình
	
	Tổng Công ty Sông Đà
	50

	2
	Nhà máy xi măng Lương Sơn - Hoà Bình
	
	Sở Công nghiệp Hoà Bình
	30

	3
	Nhà máy xi măng X18 - Ninh Bình
	
	Sở Công nghiệp tỉnh Ninh Bình
	25

	4
	Nhà máy mía đường Hoà Bình
	
	Sở Công nghiệp Hoà Bình
	15

	5
	Nhà máy Xi măng LUKS
	
	Công ty TNHH xi măng LUKS tỉnh TT Huế
	30

	6
	Nhà điều hành Sân Bay Nội Bài
	
	TCT Hàng Không
	7

	7
	Trụ sở Bảo Hiểm XH tỉnh Gia Lai - Ninh Thuận - Hải Dương
	
	BHXH các tỉnh
	7

	8
	Xí nghiệp nghiệp chế biến tinh bột Tỉnh Phú Thọ
	
	Công ty Nghiền thô - Phú thọ
	2

	9
	Đài hoá thân hoàn vũ - tỉnh Bà rịa Vũng Tàu
	
	Sở Công nghiệp tỉnh Bà rịa Vũng Tàu
	7

	10
	Nhà máy chế biến nước hoa quả Kiên Giang
	
	Công ty nước hoa quả cô đặc Kiên giang
	3

	11
	XD khách Sạn Thuận Hoá
	
	Công ty DL cố đô Huế
	3

	12
	Đầu tư XD cơ sở hạ tầng khu dân cư TP Vạn Tường - Quảng Ngãi
	
	Công ty CP Sông Đà 6
	30

	IV
	Công trình thuỷ lợi
	
	
	

	1
	Công trình hồ thuỷ lợi Truồi - TT Huế
	
	BQLDA thuỷ lợi 408
	5

	2
	Kè đê biên giới - Lào Cai
	
	BQLDA công trình XDCB về thuỷ lợi và nước SH
	5

	3
	Kè đê biên giới - Quảng Ninh
	
	BQLDA công trình XDCB về thuỷ lợi và nước SH
	5

	4
	Hệ thống thuỷ lợi nước tưới
	
	UBND Tỉnh Kom Tum
	1,2


                                                                           ( Nguồn: Công ty Cổ phần Sông Đà 6)

4.3. Sản phẩm, dịch vụ chính

Trải qua hơn 20 năm kinh nghiệm, Công ty Cổ phần Sông Đà 6 là một trong những doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong các lĩnh vực thi công Xây dựng các công trình thủy điện, thủy lợi. Hơn thế nữa, đặc biệt Công ty còn là đơn vị đi đầu trong việc hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và triển khai áp dụng các công nghệ mới vào công tác xây dựng các dự án thuỷ điện.

Các sản phẩm chính của Công ty có thể chia thành những nhóm như sau:

· Nhóm thứ nhất: Là các sản phẩm sinh ra từ các hoạt động san lấp, đào đắp, nạo vét các công trình thủy điện, thủy lợi, đường xá, cầu cống. Theo nhóm này các sản phẩm của Công ty tồn tại dưới dạng các công trình, khối lượng xây lắp đơn lẻ, sản xuất theo đơn đặt hàng và yêu cầu của khách hàng.

· Nhóm thứ hai: Là các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp. Theo nhóm này các sản phẩm của Công ty tồn tại dưới dạng các công trình xây dựng đơn chiếc hoặc các hạng mục công trình riêng biệt nằm trong một tổng thể kiến trúc theo thiết kế, các sản phẩm này thường được sản xuất theo đơn đặt hàng của khách hàng hoặc do Công ty làm chủ đầu tư.

· Nhóm thứ ba: Là các sản phẩm đá xây dựng, các sản phẩm này là vật liệu đầu vào của các công trình xây dựng, được khai thác dưới dạng thô, có kích thước lớn từ thiên nhiên và sau đó được đưa vào chế biến qua dây chuyền nghiền, sàng của Công ty và trở thành sản phẩm có kích cỡ nhỏ, chuyên dụng phục vụ cho lĩnh vực xây dựng. Theo nhóm này các sản phẩm của công ty tồn tại dưới dạng viên nhỏ, được đưa vào xây dựng và lưu thông với khối lượng lớn.

· Dịch vụ sửa chữa, gia công cơ khí: Do đặc thù là đơn vị thi công cơ giới có hệ thống máy móc thiết bị chuyên dụng nhiều, trong quá trình sử dụng tất yếu phải sửa chữa, đại tu, bảo dưỡng, vì vậy để chủ động trong kinh doanh Công ty đã thành lập và đưa vào hoạt động một bộ phận chuyên cung cấp dịch vụ sửa chữa máy móc gia công cơ khí, phục vụ cho nhu cầu của bản thân công ty và cho thị trường.

· Tất cả các nhóm sản phẩm nêu trên đều được sản xuất theo tiêu chuẩn kỹ thuật và theo các quy trình kiểm soát chặt chẽ do Công ty ban hành, áp dụng cho tất cả các bộ phận có liên quan và các công đoạn sản xuất sản phẩm. Mỗi nhóm sản phẩm đều có quy trình kiểm soát chất lượng riêng biệt. Với tính chuyên nghiệp trong hoạt 

động như vậy, các sản phẩm của Công ty Cổ phần Sông Đà 6 ngày càng được khác hàng ưa chuộng và hình ảnh Công ty đã in đậm trong tâm trí các bạn hàng quen thuộc.

Một số hình ảnh tiêu biểu về các công trình mà 

công ty đã thi công
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	             Công trình thuỷ điện Hoà Bình công suất 1.920 MW
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	Công trình thuỷ điện Cần Đơn công suất 72 MW
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	Hầm đường bộ qua Đèo Ngang - Kỳ Anh - Hà Tĩnh




         [image: image7.png]



	Công trình thuỷ điện Yaly công suất 720 MW





4.4.  Kế hoạch phát triển kinh doanh

4.4.1. Kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh từ 2006- 2010:

Đại hội cổ đông Công ty năm 2006, đã đề ra chiến lược phát triển của Công ty giai đoạn 2006 - 2010 như sau:

· Xây dựng và phát triển Công ty trở thành một đơn vị xây lắp chuyên ngành mạnh, có khả năng thi công chọn gói các công trình lớn ở trong nước và khu vực;
· Thực hiện đa dạng hóa ngành nghề, đa dạng hóa sản phẩm và chế độ sở hữu trên cơ sở duy trì và phát triển ngành nghề truyền thống của Công ty là: thi công xây dựng các công trình Thuỷ điện, thực hiện khoan nổ mìn, khoan phun, khoan nổ mỏ, thi công cơ giới, đào đắp… tại các dự án xây dựng công trình thủy điện, thủy lợi, giao thông…
· Phát huy cao độ mọi nguồn lực để nâng cao năng lực cạnh tranh, lấy hiệu quả kinh tế là thước đo chủ yếu cho sự phát triển bền vững của Công ty, góp phần quan trọng vào việc xây dựng và phát triển Tổng công ty Sông Đà trở thành một tập đoàn kinh tế mạnh;
Để thực chiến lược phát triển giai đoạn 2006-2010 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty đã đề ra các mục tiêu cần phải đạt được trong 5 năm ( 2006-2010), cụ thể như sau:

[image: image8.png]



Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất kinh doanh bình quân hàng năm: từ 10 đến 15%/ năm;

· Tổng giá trị sản xuất kinh doanh: 2.098 tỷ đồng tương đương 131 triệu USD;

· Doanh thu: 1.878 tỷ đồng, tương đương 117 triệu USD;

· Nộp ngân sách Nhà nước: 50 tỷ đồng, tương đương 3,1 triệu USD;

· Lợi nhuận năm 2006-2010: 63,7 tỷ đồng, tương đương 3,9 triệu USD;

· Tỷ lệ cổ tức hàng năm: 15% - :-20%

· Vốn điều lệ  đến 2010: 25 tỷ;

· Lao động năm 2010: 2.562 người;

· Thu nhập bình quân: 2,5 triệu đồng ( 160 USD)/ người/ tháng;

4.4.2. Kế hoạch đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh:

· Đầu tư nâng cao năng lực thi công

Trên cơ sở mục tiêu và tiến độ các công trình, trong thời gian tới Công ty sẽ đầu tư bổ sung chủ yếu các dây chuyền phục vụ cho công tác thi công bê tông, xúc chuyển thi công cơ giới và thi công khai thác đá mỏ, các trạm nghiền và trạm trộn bê tông để phục vụ cho các công trình thi công. Đảm bảo đến năm 2010 năng lực thi công của Công ty sẽ đạt:

· Đổ bê tông trong hầm ngoài hở: 0,3 đến 0,4 triệu m3 / năm;

· Khoan nổ hở từ 2 đến 3 triệu m3 / năm;

· Đào xúc vận chuyển 10-15 triệu m3/ năm;

· Sản xuất đá dăm từ 0,5 đến 0,8 triệu m3/ năm;

· Sản xuất bê tông thương phẩm  0,5 triệu m3 / năm;

· Đầu tư sửa chữa và gia công cơ khí:

Hệ thống máy móc thiết bị chủ yếu của Công ty là các máy móc thiết bị chuyên ngành, các công trường lại phân tán trên các địa bàn cả nước, vì vậy việc đầu tư nâng cao năng lực sửa chữa thiết bị là hết sức cần thiết. Dự kiến trong các năm tới sẽ xây dựng xưởng sửa chữa và gia công cơ khí tại Huế  để phục vụ cho các công trình từ Miền Trung trở vào và xây dựng xưởng sửa chữa và gia công cơ khí tại công trình thủy điện Sơn La để phục vụ cho các công trình phía Bắc (các thủy điện Sơn La, Huội Quảng, nậm chiến, Lai Châu…).

· Đầu tư sản xuất vật liệu xây dựng

Thực hiện đầu tư dây truyền sản xuất đá dăm với năng suất : 400.000 m3/ năm, bê tông thương phẩm với năng suất 250.000 m3/ năm để phục vụ thi công tại Công trình Thuỷ điện Sơn La và công trình Xêkaman3…
· Đầu tư góp vốn xây dựng thuỷ điện

Trong các năm tới Công ty sẽ lập kế hoạch cụ thể về tài sản, nguồn vốn để triển khai góp vốn với Tổng công ty hoặc với các đối tác khác, hoặc trực tiếp đầu tư xây dựng các nhà máy thuỷ điện tại khu vực Tây nguyên với tổng mức vốn góp hoặc trực tiếp đầu tư khoảng 45 tỷ đồng. 

· Đầu tư tài chính vào các doanh nghiệp trong và ngoài Tổng công ty

Để đa dạng hoá hoạt động kinh doanh, giảm thiểu rủi ro, nâng cao hiệu quả sinh lời của đồng vốn, trong thời gian tới Công ty sẽ mở rộng mảng hoạt động đầu tư tài chính, bằng việc tìm kiếm, đánh giá các cơ hội đầu tư vào các Công ty Cổ phần trong và ngoài Tổng công ty có khả tiềm năng phát triển và hiệu quả sinh lời cao.

          kế hoạch đầu tư của Công ty từ 2006- 2010

	
	
	
	
	        Đơn vị tính: Tỷ đồng

	
	Tên dự án
	Năm

	
	
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	
	Tổng giá trị đầu tư

 dự án
	46.000
	46.000
	15.000
	15.000
	20.000

	I
	Nâng cao năng lực thi công
	23.000
	16.000
	
	15.000
	20.000

	1
	Đầu t​ư máy móc thiết bị
	23.000
	16.000
	
	15.000
	20.000

	II
	Đầu tư dự án
	19.000
	27.000
	15.000
	 
	 

	1
	Đầu tư hạ tầng khu Đông Hà - Quảng trị
	2.000
	8.000
	 
	 
	 

	2
	Dự án 423 Nguyễn Huệ - TX Tuy Hoà - Phú Yên
	2.000
	4.000
	
	 
	 

	3
	Góp vốn đầu tư XD Thuỷ điện
	15.000
	15.000
	15.000
	 
	 

	III
	Văn phòng, trụ sở
	4.000
	3.000
	
	
	 

	1
	Trụ sở công ty tại HN
	4.000
	3.000
	
	
	 


( Nguồn: Công ty cổ phần Sông Đà 6)

5. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2004, 2005 & 9 tháng đầu năm 2006

5.1. Kết quả hoạt động kinh doanh

· Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất toàn Công ty (Tập đoàn).

                                                                                                                    Đơn vị: đồng

	Chỉ tiêu
	Năm 2004
	Năm 2005
	Từ 01/01-30/09/2006

	Tổng giá trị tài sản
	232.490.146.252
	266.771.970.546
	267.505.774.824

	Doanh thu thuần
	232.553.276.127
	334.245.909.003
	178.526.495.622

	Lợi nhuận từ HĐ kinh doanh
	4.727.728.530
	9.237.311.205
	6.808.139.236

	Lợi nhuận khác
	-268.981.841
	-792.018.689
	305.398.665

	Lợi nhuận trước thuế
	4.458.746.689
	8.445.292.516
	7.113.537.901

	Lợi nhuận sau thuế
	4.458.746.689
	8.079.532.938
	6.697.024.498

	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức*
	0
	0
	-

	Tỷ lệ trả cổ tức trên vốn điều lệ*
	0%
	0%
	15%(DK)


( Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty  năm 2004, Báo cáo tài chính năm 2005 đã kiểm toán, Báo cáo tái chính 9 tháng đầu năm 2006)

(* Năm 2004, 2005 Công ty chưa cổ phần hóa cả Tập đoàn nên không trả cổ tức)

· Giải trình của Công ty về lợi nhuận khác trong năm 2004 và năm 2005 là số âm:

 + Năm 2004: Công trình Thuỷ điện Sông Hinh Công ty thi công từ các năm trước và đã được xác định doanh thu vào năm 2003 trở về trước, nhưng đến năm 2004 mới tiến hành quyết toán công trình, một số hạng mục công trình bị giảm trừ và một số chi phí phát sinh trong quá trình quyết toán đơn vị đã xác định vào chi phí bất thường năm 2004 dẫn đến lợi nhuận khác là số âm.


       + Năm 2005: Để chuẩn bị cho công tác bàn giao tài chính từ DNNN sang Công ty cổ phần, Công ty  có một số khoản công nợ phát sinh khó thu và vật tư hàng hoá tồn kho kém phẩm chất phát sinh sau khi xác định giá trị doanh nghiệp. Do vậy, đơn vị đã xác định khoản chi phí này vào chi phí bất thường năm  2005 dẫn đến lợi nhuận khác là số âm.
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5.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm báo cáo

5.2.1. Thuận Lợi

· Công ty Cổ phần Sông Đà 6 là một trong những đơn vị chủ lực của Tổng Công ty Sông Đà về thi công các công trình thủy điện, trong những năm qua Công ty luôn luôn nhận được sự tín nhiệm của Tổng công ty giao cho đảm nhiệm các công trình trọng điểm: thủy điện Sê san 3A, Thuỷ điện Sê san 4, Thuỷ điện Bình Điền, Thuỷ điện Sơn La, thủy điện Huội Quảng, thủy điện Nậm Chiến, thủy điện Sekaman 3… tạo ra nguồn công việc ổn định cho Công ty trước mắt và lâu dài.

· Hệ thống máy móc thiết bị hiện đại đã được đầu tư trong giai đoạn 2000- 2005, chủ yếu là của các nước phát triển như Atlass- Thụy Điển, TamRock- Phần Lan, Volvo, Caterpilar… chế tạo với công nghệ sản xuất tiên tiến hiện, là lợi thế lớn cho Công ty trong quá trình thi công, Với các công nghệ hiện đại này, công ty luôn hoàn thành công việc đúng tiến độ, đảm bảo  chất lượng cao nhất, tiết kiệm cho Ngân sách Nhà nước nhiều tỷ đồng. 
· Công tác tổ chức sản xuất kinh doanh từng bước đi vào ổn định, việc lập kế hoạch đã sát dần sát với thực tế giúp cho lãnh đạo Công ty quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao.

· Sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo Tổng công ty Sông Đà trong việc hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết các vướng mắc khó khăn trong quá trình sản xuất kinh doanh là nhân tố lớn giúp cho Công ty thực hiện thắng lợi kế hoạch kinh doanh.

· Đội ngũ cán bộ kỹ thuật và công nhân vận hành lành nghề, kinh nghiệm lâu năm, có kiến thức và hiểu biết sâu sắc về máy móc thiết bị và địa hình khu vực Miền Trung, giúp cho Công ty luôn thực hiện tốt các yêu cầu của chủ đầu tư và đảm bảo cho các sản phẩm của Công ty đạt chất lượng cao nhất, với thời gian thi công nhanh nhất;

5.2.2. Khó khăn

· Một số máy móc thiết bị của Công ty đã cũ kỹ, lạc hậu dẫn đến chi phí phục hồi, sữa chữa lớn, thời gian duy tu, bảo dưỡng kéo dài làm gián đoạn hoạt động thu ca máy, ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh;
·  Giá cả các loại nhiên liệu trên thị trường phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu từ các nước khác và có xu hướng biến động tăng, làm ra tăng chi phí hoạt động của máy móc thiết bị, dẫn đến giá thành sản phẩm tăng tương ứng và hệ quả tất yếu làm giảm lợi nhuận hoạt động của Công ty trong năm;
· Đội ngũ cán bộ kỹ thuật lành nghề trong việc nghiệm thu quyết toán các sản phẩm hoàn thành còn thiếu và yếu, làm ảnh hưởng đến tiến độ thu hồi vốn, dẫn đến  chi phí dở dang lớn, ảnh hưởng không nhỏ đến các chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn.
· Việc lập hồ sơ thiết kế còn chậm, làm cho quá trình triển khai thi công không đúng với dự kiến, các nguồn lực về máy móc, thiết bị, tài chính, nhân lực không được đưa vào sử dụng theo đúng kế hoạch, làm giảm hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp.
· Thiếu vốn và khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn vốn tài trợ cho các dự án đầu tư mở rộng quy mô kinh doanh như: Đổi mới máy móc thiết bị, góp vốn xây dựng thủy điện, đầu tư xây dựng chung cư cao tầng, đang là vấn đề cần phải có giải pháp tháo gỡ trong thời gian tới để thực hiện thành Công những chiến lược kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông đề ra.
· Một số công trình chưa có kế hoạch triển khai thi công, một số các công trình do thiết kế chậm, thay đổi thiết kế, địa chất xấu không lường trước được, điều kiện thi công  khó khăn như thủy điện Sê san 4 thuỷ điện Sekaman 3… đã làm ảnh hưởng đến giá trị sản lượng của Công ty.

5.3. Đánh giá khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp

5.3.1. Nhận xét một số chỉ tiêu phản ánh tình tài chính của doanh nghiệp

· Một số chỉ tiêu phản ánh tình hình tài chính hợp nhất toàn Công ty (Tập đoàn)

	Chỉ tiêu
	Năm 2004
	Năm 2005
	Từ 01/01- 30/09/2006

	I. Các hệ số khả năng thanh toán
	
	
	

	1. Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn
	84,2%
	101,5%
	102,1%

	2. Khả năng thanh toán nhanh
	39,1%
	46,4%
	48,3%

	II. Các hệ số phản ánh cấu trúc tài sản và nguồn vốn
	
	
	

	1. Hệ số nợ
	89%
	86%
	84%

	2. Hệ số vốn chủ sở hữu
	11%
	14%
	16%

	3. Hệ số TSLĐ/ Tổng tài sản
	60%
	70%
	74%

	4. Hệ số TSCĐ/ Tổng tàI sản
	40%
	30%
	26%

	III. Các chỉ số hoạt động
	
	
	

	1. Vòng quay hàng tồn kho
	3,28 vòng
	3,83 vòng
	1,39 vòng

	2. Số ngày vòng quay hàng tồn kho
	111 ngày
	95 ngày
	262 ngày

	3. Vòng quay khoản phải thu
	6,12 vòng
	7,09 vòng
	2,9 vòng

	4. Kỳ thu tiền trung bình
	59,6 ngày 
	51,4 ngày
	125 ngày

	IV. Các chỉ tiêu sinh lời
	
	
	

	1. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / doanh thu
	1,91%
	2,4%
	3,7%

	2. Tỷ suất sinh lợi của tài sản (ROA)
	2,06%
	3,18%
	1,79%

	3. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn chủ sở hữu (ROE)
	18,1%
	25,6%
	15,8%


( Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2004, năm 2005 đã kiểm toán, 9 tháng đầu năm 2006)
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Tài sản lưu động (TSLĐ) của Công ty chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản, bình quân các năm khoảng 70%, trong đó tập trung chủ yếu vào khác khoản phải thu và chi phí sản xuất kinh doanh dở dang, đây là đặc thù của ngành xây lắp vì quá trình thi công các công trình kéo dài, thời gian thanh toán chậm. Điều này cũng lý giải tại sao hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của Công ty rất đảm bảo thì hệ số khả năng thanh toán nhanh lại thấp.
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Cũng do đặc điểm của ngành xây lắp cho nên các hệ số phản ánh tình hình hoạt động của Công ty ở mức tương đối thấp, số ngày hàng tồn kho và kỳ thu tiền trung bình lớn, chủ yếu là do các công trình đang thi công chưa hoàn thành, thời gian thanh toán các khoản phải thu chậm.
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Các hệ số phản ánh khả năng sinh lời của doanh nghiệp ở mức tương đối tốt và có xu thế tăng qua các năm. Trong những năm gần đây Công ty luôn đạt tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu đạt kế hoạch Tổng công ty giao. Điều này phản ánh kể từ khi chuyển sang Công ty cổ phần hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ngày càng hiệu quả và đem lại lợi ích  nhiều hơn cho các cổ đông.

5.3.2: Các khoản đầu tư dài hạn khác.

    - Công ty Cổ phần Sông Đà 6 tham gia đầu tư mua cổ phiếu tại 02 Công ty cổ phần gồm:

      + Công ty cổ phần Sông Đà 6 mua cổ phiếu của Công ty cổ phần xi măng Sông Đà YALY là: 1 tỷ đồng/ vốn điều lệ là: 15.tỷ đồng, và cử người tham gia Hội đồng quản trị, cổ tức được chia năm 2004 và năm 2005 là: 15%/năm, dự kiến năm 2006 là 15%/năm. Công ty cổ phần xi nămg Sông Đà - YALY hoạt động trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp và kinh doanh vật tư nên tốc độ tăng trưởng hàng năm cao, trên 20%, lợi nhuận hàng năm đạt trên 30% vốn điều lệ.

      + Công ty cổ phần Sông Đà 6 mua cổ phiếu của Công ty cổ phần Sông Đà 3 là: 2 tỷ đồng/ vốn điều lệ: 20.tỷ đồng, và cử người tham gia Hội đồng quản trị, dự kiến năm 2006 là 15%/năm. Công ty cổ phần Sông Đà 3 hoạt động trong lĩnh vực xây lắp, tốc độ tăng trưởng hàng năm trên 10%, lợi nhuận hàng năm đạt trên 25% vốn điều lệ.

 5.3.3: Các khoản nợ của Công ty

· Các khoản nợ theo Báo cáo tài chính hợp nhất (Tập đoàn)

	Chỉ tiêu
	31/12/2004
	31/12/2005
	30/09/2006

	1. Nợ phải thu
	39.014.940.638
	47.881.364.379
	38.090.958.472

	  - Phải thu khách hàng
	29.088.770.121
	40.342.862.752
	31.210.064.409

	 - Trả trước cho người bán
	1.933.648.622
	1.673.600.530
	5.365.535.010

	 - Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ
	887.799.997
	0
	5.411.285

	 - Phải thu nội bộ
	2.696.330.145
	0
	0

	 - Phải thu khác
	4.408.391.753
	6.032.650.780
	1.509.947.768

	 - Dự phòng khó đòi
	0
	(167.749.683)
	0

	2. Nợ phải trả
	207.974.972.925
	228.310.167.544
	224.947.277.756

	2.1. Nợ ngắn hạn
	166.408.694.717
	181.975.316.954
	193.744.088.064

	 - Vay ngắn hạn
	44.998.383.010
	60.430.219.377
	59.209.069.709

	 - Nợ dài hạn đến hạn trả
	18.241.709.335
	6.667.122.799
	11.956.185.920

	 - Phải trả cho người bán
	40.148.008.953
	71.544.238.385
	70.042.846.159

	 - Người mua trả tiền trước
	35.173.214.951
	20.392.026.634
	28.602.408.206

	 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nư​ớc
	3.980.733.321
	4.135.059.595
	1.327.014.984

	 - Phải trả công nhân viên
	2.646.115.206
	3.185.069.436
	5.119.637.416

	 - Phải trả các đơn vị nội bộ
	16.528.326.357
	8.431.812.924
	4.638.394.104

	 - Các khoản phải trả khác
	4.692.203.584
	6.501.658.481
	12.848.531.566

	2.2. Nợ dài hạn
	36.559.224.340
	39.667.727.791
	23.263.164.670

	2.3. Nợ khác
	5.007.053.868
	7.355.232.122
	7.940.025.022


( Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty  năm 2004, năm 2005 đã kiểm toán, 9 tháng đầu năm 2006)

           - Như đã trình bày ở phần trên, do doanh nghiệp hoạt động trong ngành xây lắp dẫn đến các khoản nợ phải thu của Công ty chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản lưu động và chủ yếu là các khoản phải thu khách hàng.

           - Các khoản nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số nợ phải trả, các khoản phải trả ngắn hạn này được dùng để tài trợ cho tài sản lưu động. Đối với các khoản vay ngắn hạn của các Ngân hàng thương mại thường có thời hạn từ 6 đến 9 tháng, và các khoản vay dài hạn có thời hạn từ 05 năm trở lên. Trong quá trình hoạt động Công ty luôn chấp hành tốt các nghĩa vụ về vay và trả nợ đối với các Ngân hàng vì vậy luôn luôn được các Ngân hàng đánh giá cao và sẵn sàng cung cấp tín dụng cho Công ty khi có nhu cầu.

*/ Thời điểm 30/09/2006 Toàn Công ty (Tập đoàn) đang quan hệ và nợ vay ngắn hạn tại Ngân hàng cụ thể thông qua các hợp đồng tín dụng sau: 
	TT
	Nội dung

  hợp đồng
	Ngân hàng 

cho vay
	Lãi suất

(%/tháng)
	Gía trị (1000đ)
	Hạn trả nợ

	1
	Vay mua vật tư và chi trả lương CBCNV
	Ngân hàng Đầu tư & PT Gia Lai
	0,94
	679.248
	20/10/06

	2
	Vay Trả tiền mua vật tư nhiên liệu
	Ngân hàng Đầu tư & PT Gia Lai
	0,94
	8.010.339
	02/12/06

	3
	Vay Trả tiền mua vật tư nhiên liệu
	Ngân hàng Đầu tư & PT Gia Lai
	0,94
	7.161.628
	06/12/06

	4
	Vay mua vật tư nhiên liệu, và trả lương CBCNV
	Ngân hàng Đầu tư & PT Gia Lai
	0,94
	631.083
	12/12/06

	5
	Vay mua vật tư nhiên liệu, và trả lương CBCNV
	Ngân hàng Đầu tư & PT Gia Lai
	0,94
	4.810.239
	20/12/06

	6
	Vay mua vật tư nhiên liệu, và trả lương CBCNV
	Ngân hàng Đầu tư & PT Gia Lai
	0,94
	971.285
	25/12/06

	7
	Vay chi trả lương CBCNV
	Ngân hàng Đầu tư & PT Gia Lai
	0,94
	350.000
	06/01/07

	8
	Vay mua vật tư nhiên liệu, và trả lương CBCNV
	Ngân hàng Đầu tư & PT Gia Lai
	0,94
	6.687.328
	20/01/07

	9
	Vay mua vật tư nhiên liệu, và trả lương CBCNV
	Ngân hàng Đầu tư & PT Gia Lai
	0,94
	6.050.000
	22/01/07

	10
	Vay mua vật tư nhiên liệu, và trả lương CBCNV
	Ngân hàng Đầu tư & PT Gia Lai
	0,94
	3.820.307
	25/01/07

	11
	Vay chi trả lương CBCNV
	Ngân hàng Đầu tư & PT Gia Lai
	0,94
	621.294
	04/02/07

	12
	Vay mua vật tư 
	Ngân hàng Đầu tư & PT Gia Lai
	0,94
	1.100.000
	11/02/07

	13
	Vay mua vật tư 
	Ngân hàng Đầu tư & PT Gia Lai
	0,94
	1.071.230
	15/02/07

	14
	Vay chi trả lương CBCNV
	Ngân hàng Đầu tư & PT Gia Lai
	0,94
	400.000
	24/02/07

	15
	Vay mua vật tư 
	Ngân hàng Đầu tư & PT Gia Lai
	0,94
	578.067
	12/03/07

	16
	Vay mua vật tư nhiên liệu, và trả lương CBCNV
	Ngân hàng Đầu tư & PT Gia Lai
	0,94
	3.599.018
	21/03/07

	17
	Vay mua vật tư nhiên liệu, và trả lương CBCNV
	Ngân hàng Công Thương  Gia Lai
	1,0
	4.999.109
	28/03/07

	18
	Vay mua vật tư nhiên liệu.
	Ngân hàng Đầu tư & PT Sơn La
	0,97
	694.665
	25/05/07

	19
	Vay mua vật tư nhiên liệu, và trả lương CBCNV
	Ngân hàng Công Thương  Thừa Thiên Huế
	0,95
	6.290.212
	25/05/07

	20
	Vay huy động nguồn vốn nhàn rỗi từ CBCNV
	CBCNV trong Công ty CP Sông Đà 6
	0,94
	684.012
	Không kỳ hạn

	
	Tổng cộng
	
	
	59.209.069
	


            - Các khoản nợ phải trả người bán và nợ phải trả khác chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số nợ phải trả, các khoản phải trả này được dùng để tài trợ cho tài sản lưu động.

   */ Các khách hàng (Người bán) chính cung cấp cho đơn vị phục vụ SXKD. 

           + Công ty CP XM Sông Đà YALY -  Cung cấp xi măng và cát xây dựng: 20,5 tỷ đồng

           + Công ty CP Sông Đà 3  - Cung cấp vữa bê tông đầm lăn: 9 tỷ đồng.

           + Công ty thép CP Thép Việt ý    - Cung cấp thép xây dựng: 4,4 tỷ đồng

           + Công ty CP Sông Đà 11             - Cung cấp điện nước: 1,4 tỷ đồng

           +  Công ty CP XDKD cơ giới        - Cung cấp thép xây dưng: 1,3 tỷ đồng

           + Tổng công ty Sông Đà               - Các khoản thầu phụ phải nộp: 6,4 tỷ đồng

           + Công ty CP Sông Đà 7               - Cung cấp vữa bê tông: 4,4 tỷ đồng

           + Công ty Xi măng Luks              - Cung cấp xi năng: 4,8 tỷ đồng

           + Công ty Xăng dầu Bắc Tây Nguyên - Cung cấp xăng dầu: 460 triệu        

           + Ngoài ra là các khách hàng cung cấp vật tư phụ tùng phục vụ sản xuất kinh doanh và khối lượng các nhà thầu phụ thi công.

     */ Các khoản phải trả, phải nộp khác có giá trị lớn: 

    + Các khoản lãi vay vốn và các quỹ tự nguyện phải nộp Tổng công ty Sông Đà: 2,3 tỷ đồng

    + Các khoản phải trả kinh phí công đoàn và BHXH: 1,7 tỷ đồng

    + Các khoản phải trả các tổ chức tín dụng: 1,9 tỷ đồng

    + Còn lại là các khoản mua vật tư phụ tùng nhập kho và các khoản phải trả các nhà thầu phụ nhưng chưa xác định chi tiết phải trả. 

6. Hội đồng quản trị,  Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc

6.1.Hội đồng quản trị 

1. ông: Hồ Sỹ Hùng

Giới tính:  Nam

Ngày tháng năm sinh: 19/04/1957

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xã Tân Ninh - Huyện Triệu Sơn - Tỉnh Thanh Hoá

Địa chỉ thường trú: Nhà CT3 Khu đô thị mới - Xã Mễ Đình - Huyện Từ Liêm - TP Hà nội.

Số điện thoại liên lạc : 090.3514450

Trình độ văn hoá: 10/10

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư mỏ địa chất

Quá trình công tác : 

· 8/1975-7/1978 : Sinh viên trường Đại học Mỏ địa chất

· 8/1978-4/1982 : Bộ đội E857-F431-QKI- Bộ Quốc Phòng - Chức vụ : Trung đội trưởng.

· 4/1982-4/1985 : Sinh viên trường Đại học Mỏ địa chất

· 5/1985-11/1988 : Thực nghiệm Plux - Viện vật liệu xây dựng - Bộ xây dựng

· 12/1988- 12/1990 : Đội trưởng đội khoan nổ, Tổng đội trưởng xử lý nền móng Công trường xây dựng nhà máy thuỷ điện Bađus Cộng hoà dân chủ IRAQ thuộc Bộ xây dựng Việt Nam quản lý.

· 1/1991-9/1993 : Phó giám đốc Xí nghiệp, Trưởng phòng vật tư cơ giới Công ty xây dựng số 3 - Tổng công ty Vinaconex - Bộ xây dựng

· 10/1993-5/1997 : Chỉ huy trưởng công trường, Trưởng ban giải phóng mặt bằng, Trợ lý Tổng giám đốc công ty đầu tư và phát triển xây dựng Hà Thành - Tổng công ty Sông Đà - Bộ xây dựng.

· 6/1997-8/2001 : Giám đốc chi nhánh Công ty Sông Đà 6, Phó Giám đốc công ty Sông Đà 6.

· 9/2001-12/2002 : Phó Giám đốc Ban điều hành Sê San 3, Phó trưởng đại diện Tổng Công ty Sông Đà tại miền Trung.

· 1/2003-12/2005 : Giám đốc Công ty Sông Đà 6- Tổng công ty Sông Đà 

· 1/2006 đến nay : Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 6

Chức vụ hiện nay : Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 6

Số Cổ phần nắm giữ: 733.100  Cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng)

Trong đó: + Sở hữu cá nhân:  3.100  Cổ phần 

                   + Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước:  730.000 Cổ phần

Những người liên quan nắm giữ cổ phiếu: Không
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không.

2. ông: đặng Thế Đô

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 01/10/1953

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xã Thúc Kháng , Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương

Địa chỉ thường trú: Số nhà 18 - Ngõ 286 Đường Giáp Bát - TP Hà Nội

Số điện thoại liên lạc: 091.3096556

Trình độ văn hoá: 10/10

Trình độ chuyên môn: Thạc Sỹ kinh tế

Quá trình công tác

· 5/1971-10/1976 : Bộ đội chiến trường B

· 10/1976-6/1983 : Sinh viên trường Đại học ngoại ngữ - Lưu học sinh tại Liên Xô

· 1/1984- 4/2004 :  Cán bộ viện kinh tế xây dựng - Bộ xây dựng

· 4/2004- đến nay : Phó phòng kinh tế Tổng công ty Sông Đà 

Chức vụ hiện nay : Phụ trách phòng kinh tế - Tổng công ty Sông Đà, thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 6

Số Cổ phần nắm giữ: 250.000 Cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng)

Trong đó: + Sở hữu cá nhân : 0 Cổ phần 

       + Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: 250.000 Cổ phần 

Những người liên quan nắm giữ cổ phiếu: Không
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

3. ÔNG: Đỗ Đình Hiện

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 03/05/1961

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xã Phú Phúc, Huyện Lý Nhân - Tỉnh Hà Nam.

Địa chỉ thường trú: Xã Yaly - Huyện Chưpảh - Tỉnh Gia Lai

Số điện thoại liên lạc : 091.3450510

Trình độ văn hoá: 10/10

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

Quá trình công tác :

· 9/1981- 5/1983 : Nhân viên kỹ thuật, Đội trưởng đội xây dựng Thuỷ Công Sông Đà - Hoà Bình

· 6/1983-1985 : Giáo viên dạy nghề đào tạo Thuỷ công Sông Đà - Hoà Bình.

· 1985- 1987 : Đội trưởng  đội tổng hợp Xí nghiệp Thuỷ công 4 Công ty Thuỷ công Sông Đà.

· 1987-1992 : Cán bộ tổ chức tiền lương Xí nghiệp Thuỷ công 3 Công ty Thuỷ công Sông Đà .

· 9/1995-3/2000 : Phó Giám đốc Xí nghiệp 401- Công ty Sông Đà 4 Yaly - Gia Lai

· 4/2000- 8/2001 : Giám đốc chi nhánh Công ty Sông Đà 4 tại Thuỷ điện Cần Đơn

· 9/2001-4/2004 : Phó Giám đốc Công ty Sông Đà 4

· 5/2004 đến nay : Phó Giám đốc Ban điều hành Dự án thuỷ điện Sê San 4 - Tổng Công ty Sông Đà.

Chức vụ hiện nay : Bí thư chi bộ - Phó Giám đốc Ban điều hành dự án thuỷ điện Sê san 4 Tổng Công ty Sông Đà , kiêm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 6

Số Cổ phần nắm giữ: 250.000 Cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng)

Trong đó: 
+ Sở hữu cá nhân : 0 Cổ phần 



+ Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: 250.000 Cổ phần.

Những người liên quan nắm giữ cổ phiếu: Không
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

4. Ông : Nguyễn Mạnh Toàn

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 06/01/1972

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xã Hoàn Sơn - Huyện Tiên Du - Tỉnh Bắc Ninh

Địa chỉ thường trú: Phường Hoa Lư - Thành phố Pleiku - Tỉnh Gia Lai

Số điện thoại liên lạc: 091.3409382 

Trình độ văn hoá: 12/12

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế thuỷ lợi

Quá trình công tác
· 1985-1997 : Cán bộ kỹ thuật Công ty Sông Đà 5

· 1987-2000 : Cán bộ kinh tế, phó phòng kinh tế Công ty Sông Đà 5

· 2000- 2002: Phó giám đốc chi nhánh 501 Công ty Sông Đà 5

· 2002-2005 : Phó Giám đốc Công ty Sông Đà 3

· 1/2006 : Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 3

Chức vụ hiện nay : Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 3 kiêm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 3.

Số Cổ phần nắm giữ: 200.000 Cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng)


Trong đó: 
+ Sở hữu cá nhân : 0 Cổ phần 




+ Đại diện sở hữu phần vốn của Công ty cổ phần Sông Đà 3 : 200.000 Cổ phần.

Những người liên quan nắm giữ cổ phiếu: Không
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

5. Ông : Bùi Đình Đông

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 19/10/1962

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xã Đại Thắng, Huyện Phú Xuyên, tỉnh Hà Tây

Địa chỉ thường trú: Khu tập thể Công ty Sông Đà 10 - Xã Kiến Hưng - Thị xã Hà Đông - Tỉnh Hà Tây

Số điện thoại liên lạc cơ quan: 090.3513678

Trình độ văn hoá: 10/10

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế kế hoạch

Quá trình công tác:

· 3/1984-9/1987 : Cán bộ làm công tác tài chính kế toán Xí nghiệp xây dựng công nghiệp 2.

· 9/1987- 1/1990 : Nhân viên phòng tài chính kế toán Tổng Công ty Sông Đà  

· 1/1990- 11/1991 : Phó phòng tài chính kế toán Công ty Xây lắp năng lượng - Tổng Công ty Sông Đà. 

· 12/1991- 4/1993 : Kế toán trưởng Xí nghiệp vận tải Công ty Sông Đà 2 - Tổng Công ty Sông Đà

· 4/1993-12/1995 : Kế toán trưởng chi nhánh Công ty Công trình ngầm tại Phú Yên

· 1/1996-9/2001: Phó phòng tài chính kế toán Công ty Sông Đà 6 - Tổng Công ty Sông Đà.

· 10/2001-3/2003: Kế toán trưởng Công ty Sông Đà 6 - Tổng Công ty Sông Đà

· 4/2003-10/2003: Trợ lý Giám đốc Công ty Sông Đà 6

· 11/2003- 12/2005:  Trưởng phòng kinh tế kế hoạch Công ty Sông Đà 6

· 1/2006: Đến nay: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 6

Chức vụ hiện nay: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 6.

Số Cổ phần nắm giữ:  62.200 Cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng)


Trong đó: 
+ Sở hữu cá nhân: 2.200  Cổ phần 




+ Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: 60.000 Cổ phần.

Những người liên quan nắm giữ cổ phiếu: Không
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không
6.2.Ban kiểm soát

1. ông: TRần Văn Trường

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 27/07/1975

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán : Xã Nghĩa Lạc - Huyện Nghĩa Hưng - Tỉnh Nam Định

Địa chỉ thường trú: Phòng 802-Nhà CT7B khu Đô Thị Văn Quán - Thị xã Hà Đông tỉnh Hà Tây

Số điện thoại liên lạc : 091049171

Trình độ văn hoá: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác:

· 1996-1999: Chuyên viên phòng kế hoạch thẩm định Cục đầu tư và phát triển tỉnh Lai Châu

· 2000-5/2001: Chuyên viên phòng tín dụng chi nhánh Quỹ hỗ trợ và phát triển tỉnh Lai Châu.

· 5/2001-7/2002: Chuyên viên phòng tài chính kế toán Công ty Sông Đà 2- Tổng Công ty Sông Đà

·  7/2002-10/2003: Trưởng ban tài chính kế toán Xí nghiệp Sông Đà 202- Công ty Sông Đà 2- Tổng công ty Sông Đà.

· 10/2003-4/2004: Phó kế toán trưởng công ty Sông Đà 2- Tổng Công ty Sông Đà

· 4/2004-12/2005: Trưởng phòng tài chính kế toán Ban điều dự án thuỷ điện Sê san4 - Tổng công ty Sông Đà.

· 1/2006-9/2006: Trưởng phòng tài chính kế toán Ban điều dự án thuỷ điện Sê san4 - Tổng Công ty Sông Đà kiêm Trưởng ban kiểm Soát Công ty Cổ phần Sông Đà 6

· 9/2006 đến nay; Kế toán trưởng Công ty Sông Đà 2 - Tổng Công ty Sông Đà - kiêm Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sông Đà 6

Chức vụ hiện nay: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Sông Đà 2 kiêm Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sông Đà 6

Số Cổ phần nắm giữ:   150.000 Cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng)


Trong đó: 
+ Sở hữu cá nhân: 0 Cổ phần 




+ Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: 150.000 Cổ phần.

Những người liên quan nắm giữ cổ phiếu: Không
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không
2.   ÔNG :  Nguyễn Minh Trị

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 15/08/1960

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xã Chuyên Mỹ - Huyện Phú Xuyên - Tỉnh Hà Tây

Địa chỉ thường trú: Phường Tân Thịnh, Thị xã Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình

Số điện thoại liên lạc : 090.5117140

Trình độ văn hoá: 10/10

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thuỷ lợi

Quá trình công tác:

· 3/1980-12/1988 : Công nhân đo đạc Công ty xây dựng Công trình Ngầm - Tổng Công ty Sông Đà

· 1/1989-12/1995 : Cán bộ kỹ thuật Công ty xây dựng Công trình Ngầm - Tổng Công ty Sông Đà.

· 1/1996-3/2002 : Phó Giám đốc Xí nghiệp, Phó phòng kỹ thuật kế hoạch Công ty Sông Đà 6- Tổng Công ty Sông Đà.

· 4/2002-12/2005 : Trưởng phòng kỹ thuật Công ty Sông Đà 6

· 1/2006 đến nay : Thành viên Ban kiểm soát, trợ lý Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 6

Chức vụ hiện nay: Thành viên Ban kiểm soát, kiêm trợ lý Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 6

Số Cổ phần nắm giữ:   2.600 Cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng)


Trong đó: 
+ Sở hữu cá nhân: 2.600 Cổ phần 




+ Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: 0 Cổ phần.

Những người liên quan nắm giữ cổ phiếu: Không
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

3.   Ông :  Phạm Huy Tường

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 01/11/1965

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xã Thái Phúc - Huyện Thái Thuỵ - Tỉnh Thái Bình

Địa chỉ thường trú: Tổ 2- Phường Hoa Lư - Thành phố Pleiku - Tỉnh Gia Lai

Số điện thoại liên lạc: 059.845559

Trình độ văn hoá: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Kế toán

Quá trình công tác:

· 12/1986-11/1989 : Công nhân đo đạc - Công ty xây dựng Thuỷ công - Sông Đà - Hoà Bình

· 12/1989-9/1990 : Công nhân đo đạc công ty xây dựng thuỷ điện Miền Trung

· 12/1990-11/1992: Học trung cấp kế toán tại trường trung học kinh tế Kom Tum

· 12/1992-3/1993 : Nhân viên phòng tài chính kế toán - Công ty xây dựng thuỷ điện miền Trung. 

· 4/1993-4/1995 : Trưởng ban xí nghiệp bê tông nghiền sàng - Công ty xây dựng thuỷ điện miền Trung. 

· 4/1995-4/1996 : Trưởng ban xí nghiệp sản xuất vật liệu - Công ty xây dựng Sông Đà 4

· 8/1996-12/1999 : Nhân viên phòng tài chính kế toán Công ty Sông Đà 4 và theo học Đại học tại chức tài chính kế toán.

· 1/2000-9/2001 : Trưởng ban tài chính kế toán xí nghiệp 403 - Công ty xây dựng Sông Đà 4.

· 9/2001-9/2003 : Kế toán trưởng chi nhánh Công ty Sông Đà 4 tại miền Nam 

· 9/2003-10/2004 : Trưởng ban tài chính kế toán xí nghiệp 407 công ty Sông Đà 4

· 10/2004-6/2005 : Trưởng phòng Tổ chức hành chính Công ty cổ phần Xí măng Sông Đà Yaly. 

· 1/2006 đến nay -  Trưởng phòng tổ chức hành chính Công ty xi măng Sông Đà Yaly kiêm  Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 6 
Chức vụ hiện nay: Trưởng phòng tổ chức hành chính Công ty xi măng Sông Đà Yaly kiêm  Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 6 
Số cổ phần nắm giữ:   150.000 Cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng)

        Trong đó: 
+ Sở hữu cá nhân: 0 Cổ phần 




+ Đại diện sở hữu phần vốn của Công ty xi măng Sông Đà Yaly: 150.000 Cổ phần.

Những người liên quan nắm giữ cổ phiếu: Không
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

6.3.Ban Tổng giám đốc

1. ông: Nguyễn Văn Tùng

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 15/06/1962

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xã Thái Hà, Huyện Thái Thuỵ, Tỉnh Thái Bình

Địa chỉ thường trú: Phường Nhân Chính - Quận Thanh Xuân -  Thành phố Hà Nội

Số điện thoại liên lạc : 04.8547601

Trình độ văn hoá: 10/10

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng công trình ngầm và Mỏ.

Quá trình công tác:

· 8/1985-1992 : Cán bộ Công ty xây dựng công trình Ngầm - Tổng Công ty Sông Đà.

· 1992-1996 Cán bộ chi nhánh Công ty xây dựng công trình ngầm - Tổng Công ty Sông Đà.

· 1996-2000 : Cán bộ Công ty Sông Đà 6 - Tổng Công ty Sông Đà

· 2000-2001 : Phó Giám đốc chi nhánh Công ty Sông Đà 6.

· 2001-2002 : Trưởng phòng kinh tế kế hoạch - Ban điều hành dự án Thuỷ điện Tuyên Quang - Tổng Công ty Sông Đà.

· 2003-2004 : Phó Giám đốc Công ty Sông Đà 6

· 2004-10/2005 : Phó Giám đốc Ban điều hành dự án thuỷ điện Sơn La - Tổng Công ty Sông Đà.

· 11/2005-12/2005 : Phó Giám đốc Công ty Sông Đà 6.

Chức vụ hiện nay: Phó Bí thư Đảng uỷ - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 6

Số Cổ phần nắm giữ:   4.600 Cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng)

        Trong đó: 
+ Sở hữu cá nhân: 4.600 Cổ phần 




+ Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: 0 Cổ phần.

Những người liên quan nắm giữ cổ phiếu: Không
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

2. ông : Trần Văn Phòng

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 16/08/1957

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xã Nhân Thắng, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Nam Hà

Địa chỉ thường trú: Tổ 1- Phường Đồng Tiến - Thị Xã Hoà Bình - Tỉnh Hoà Bình.

Số điện thoại liên lạc : 0903.515.828

Trình độ văn hoá: 10/10

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thuỷ lợi.

Quá trình công tác:

· 8/1978-6/1986 : Công nhân Xí nghiệp Bê tông nghiền Sàng : Công ty cung ứng vật tư - Tổng công ty Sông Đà.

· 7/1986-12/1992 : Cán bộ kỹ thuật Công ty xây dựng Thuỷ công - Tổng Công ty Sông Đà.

· 1/1993-12/1996 : Phó Giám đốc Xí nghiệp - Công ty Sông Đà 6

· 1/1997-9/2000 : Giám đốc xí nghiệp Sông Đà 602- Công ty Sông Đà 6

· 10/200-8/2001 : Phó Giám đốc chi nhánh Công ty Sông Đà 6.

· 9/2001-8/2003 : Giám đốc xí nghiệp - Công ty Sông Đà 6.

· 9/2003-12/2005 : Phó Giám đốc Công ty Sông Đà 6 - Tổng công ty Sông Đà

· 1/1/2006 đến nay : Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 6

Chức vụ hiện nay:  Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 6

Số Cổ phần nắm giữ:   3.600 Cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng)

        Trong đó: 
+ Sở hữu cá nhân: 3.600 Cổ phần 




+ Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: 0 Cổ phần.

Những người liên quan nắm giữ cổ phiếu: Không
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không
3.ông: Vũ Đức Lãm
Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 16/09/1963

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xã Chi Nam, Huyện Ninh Giang, Tỉnh Hải Dương

Địa chỉ thường trú:  Phường Tân Thịnh - Thị Xã Hoà Bình - Tỉnh Hoà Bình.

Số điện thoại liên lạc : 0903.557699

Trình độ văn hoá: 10/10

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng.

Quá trình công tác:

· 6/1985-12/1994 : Cán bộ kỹ Thuật Công ty xây dựng Công trình Ngầm  - Tổng công ty Sông Đà.

· 1/1995-12/1997 : Cán bộ kỹ thuật Công ty Sông Đà 8 - Tổng công ty Sông Đà.

· 1/1998-8/1999 : Cán bộ kỹ thuật đội công trình Yaly Công ty Sông Đà 8 - Tổng công ty Sông Đà.

· 9/1999-3/2002 : Chuyên viên phòng kỹ thuật Đại điện Tổng công ty Sông Đà tại miền Trung.

· 4/2002-7/2003 : Phó phòng kỹ thuật Ban điều hành dự án thuỷ điện Sê San 3 - Tổng công ty Sông Đà.

· 8/2003-12/2005 : Phó giám đốc Công ty Sông Đà 6.

· 1/2006 Đến nay : Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 6

Chức vụ hiện nay:  Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 6

Số Cổ phần nắm giữ:   3.500 Cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng)

        Trong đó: 
+ Sở hữu cá nhân: 3.500 Cổ phần 




+ Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: 0 Cổ phần.

Những người liên quan nắm giữ cổ phiếu: Không
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không
4. ông: Nguyễn Hữu Tiến

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 07/09/1966

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xã Tả Thanh Oai - Huyện Thanh Trì - Thành phố Hà Nội

Địa chỉ thường trú: Xã Tả Thanh Oai - Huyện Thanh Trì - Thành phố Hà Nội 

Số điện thoại liên lạc: 0903.521776

Trình độ văn hoá: 10/10

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí

Quá trình công tác:

· 6/1988-4/1990 : Cán bộ kỹ thuật Xí nghiệp lắp máy số 3 Liên hiệp lắp máy Hoà Bình

· 5/1990-12/1992 : Cán bộ kỹ thuật lắp máy số 3 - Quặng apatít Lào Cai

· 1/1993-3/1993 :  Cán bộ kỹ thuật xí nghiệp lắp máy số 3 tại Hoà Bình.

· 4/1993-5/1994 :  Cán bộ kỹ thuật Xí nghiệp cơ khí - Công ty xây dựng thuỷ Công - Tổng công ty Sông Đà

· 6/1994-3/1997 : Cán bộ phòng cơ điện Nhà máy xi măng Sông Đà - Tổng công ty Sông Đà

· 4/1997-12/1998 : Phó Giám đốc Xí nghiệp Sông Đà 6.04- Công ty Sông Đà 6.

· 1/1999-6/2002 : Phó Giám đốc chi nhánh - Công ty Sông Đà 6

· 7/2002-6/2004 : Trưởng phòng vật tư cơ giới - Công ty Sông Đà 6

· 7/2004-12/2004 : Chuyên viên phòng Quản lý kỹ thuật - Tổng công ty Sông Đà.

· 1/2005-12/2005 : Giám đốc Xí nghiệp Sông Đà 603 - Công ty Sông Đà 6

· 1/2006 đến nay : Phó tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 6 kiêm Giám đốc Xí nghiệp Sông Đà 603.

Chức vụ hiện nay: Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 6 kiêm Giám đốc Xí nghiệp Sông Đà 603.

Số Cổ phần nắm giữ:   2.500 Cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng)

Trong đó: 
           + Sở hữu cá nhân: 2.500 Cổ phần 




+ Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: 0 Cổ phần.

Những người liên quan nắm giữ cổ phiếu: Không
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

5. ông: Bùi Đình Đông:

· Lý lịch được trình bày tại phần 2- Lý lịch Hội đồng quản trị

7. Tài sản: 

7.1. Giá trị tài sản cố định theo báo cáo tài chính tại thời điểm 30/9/2006 của Công ty Cổ phần Sông Đà 6.

Đơn vị tính: đồng

	STT
	Khoản mục
	Nguyên giá 
(NG)
	Giá trị còn lại (GTCL)
	GTCL/NG (%)

	I
	Tài sản cố định hữu hình
	134.026.756.378
	51.274.904.981
	38,2%

	1
	Nhà cửa, vật kiến trúc
	1.392.986.400
	279.963.349
	38,2%

	2
	Máy móc thiết bị
	86.426.495.698
	37.029.047.124
	42,8%

	3
	Ph​ương tiện vận tải
	45.012.300.506
	13.665.371.714
	30,3%

	4
	Thiết bị quản lý
	1.178.473.774
	300.522.794
	25,5%

	5
	Các loại tài sản khác
	16.500.000
	0
	%

	II
	Tài sản cố định vô hình 
	1.000.000.000
	1.000.000.000
	100%

	Cộng
	135.026.756.378
	52.274.904.981
	38,7%


(Nguồn : Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Sông Đà 6 năm 2004, năm 2005 đã kiểm toán, 9  tháng đầu năm 2006)

        Hệ thống máy móc, thiết bị thi công của Công ty, hầu hết có xuất xứ từ các hãng nổi tiếng trên thế giới, được đầu tư mới trong những năm gần đây, và được thực hiện chính sách khấu hao nhanh khi Công ty đưa vào sử dụng. Vì vậy, giá trị còn lại của hệ thống thiết bị này tương đối thấp, nhưng thời gian sử dụng hữu ích vẫn còn dài, sẽ tạo điều kiện cho Công ty giảm giá thành ca máy, nâng cao năng lực cạnh tranh và gia tăng lợi nhuận hàng năm cho các cổ đông.

   [image: image13.emf]Cơ cấu tài sản cố định hữu hình của Công ty năm 2006 
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7.2. Danh mục các tài sản chính của Công ty cổ phần Sông Đà 6 tại thời điểm 30/09/2006 : 









Đơn vị tính: đồng
	STT
	 
	SL
	Công suất
	Nước sản xuất
	Nguyên giá
	Giá trị còn lại đến 30/09/06

	
	Tên tài sản cố định
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	

	 
	Tài sản cố định hữu hình
	 
	 
	 
	134.026.756.378
	51.274.904.983

	A
	Nhà cửa, vật kiến trúc
	3
	 
	 
	1.392.986.400
	279.963.349

	B
	Máy móc thiết bị
	 
	 
	 
	86.426.495.698
	37.029.047.126

	I
	Dây chuyền khoan nổ
	 
	 
	 
	13.361.086.706
	2.639.233.628

	A
	Máy khoan
	 
	 
	 
	7.079.180.541
	1.751.105.460

	1
	Máy khoan Inger Soll Rand LM100
	2
	 
	¢.§é
	1.497.188.974
	63.342.612

	2
	Máy khoan EMC350
	1
	 
	Mỹ
	661.204.213
	87.567.174

	3
	Máy khoan hở Roock EMC 1140 VL
	2
	 
	Mỹ
	2.066.369.113
	196.522.635

	4
	Máy tam Roock Cha 550
	1
	 
	P.Lan
	2.336.716.860
	1.144.092.529

	5
	Máy khoan đá BMK
	9
	
	V.Nam
	389.585.711
	257.215.133

	6
	Máy khoan cần ngang K525
	1
	 
	L.x«
	18.750.000
	1.586.535

	7
	Máy khoan đứng 25H-135
	1
	 
	L.x«
	81.000.000
	778.842

	8
	Máy K.tay MAS 25MLSR 108 No1
	1
	 
	 
	28.365.670
	 

	b
	Máy ép khí
	 
	 
	 
	6.281.906.165
	888.128.168

	1
	Máy nén khí Airman - Nhật
	3
	10,5m3/p 
	Nhật
	459.487.619
	88.118.737

	2
	Máy khí dầu XP 750 CW
	2
	27m3/p
	Mỹ
	1.731.427.470
	27.951.556

	3
	Máy ép khí điện Boge S220
	1
	27,9m3/p
	Đức
	647.720.862
	46.918.240

	4
	Máy nén khí Misuiseiki
	1
	17,5m3/p
	N.B¶n
	120.000.000
	35.560.433

	5
	Máy ép khí HP 10
	1
	0,5m3/p
	Italia
	29.342.500
	575.562

	6
	Máy ép khí PV 10
	1
	11m3/p
	L.x«
	240.000.000
	1.245.422

	7
	Máy nén khí ENGERSOLL-RAND
	1
	40m3/p
	Mỹ
	1.103.816.808
	106.338.389

	8
	Máy ép khí Inge rsoll - Rand XP825
	2
	24m3/p
	Mỹ
	1.311.621.752
	484.795.574

	9
	Máy nén khí XP 750 N3
	1
	21,3m3/p
	Mỹ
	512.785.000
	42.271.890

	10
	Máy nén khí 3,5 bao gồm động cơ
	2
	 
	 
	43.931.427
	40.880.632

	11
	Máy nén khí 4,4 Kw Nhật Bản 
	2
	 
	N.B¶n
	44.772.727
	11.913.465

	12
	Máy ép khí PP-10 No1
	1
	7,5KW
	Italia
	37.000.000
	1.558.268

	II
	Dây chuyền bốc xúc
	 
	 
	 
	30.349.202.333
	12.620.547.744

	a
	Máy xúc
	 
	 
	 
	14.681.970.468
	4.725.833.898

	1
	Máy xúc lật bánh lốp Kawasaki
	1
	2,3 m3
	N.B¶n
	1.817.610.564
	1.000.617.912

	2
	Máy xúc bánh xích Hitachi UH07-5
	1
	 0,7 m3
	N.B¶n
	375.000.000
	 

	3
	Máy xúc CAT 345B
	1
	1,7 m3
	Mỹ
	2.982.369.866
	1.490.037.869

	4
	Máy xúc CAT 330 B No3
	2
	1,6 m3
	Mỹ
	4.074.088.250
	533.971.579

	5
	Máy xúc VOLVO -120LD
	2
	2,4 m3
	T.§iÓn
	3.721.150.225
	1.513.572.232

	6
	Máy xúc ROBEX 320 L C3
	1
	1,6 m3
	H.Quèc
	1.711.751.563
	187.634.306

	b
	Máy đào
	 
	 
	 
	9.373.839.097
	4.304.168.124

	1
	Máy đào bánh xích KOBELCO -No1
	2
	1,6 m3
	N.B¶n
	6.483.720.118
	3.822.901.140

	2
	Máy đào bánh xích CAT 330B No 4
	1
	1,6 m3
	Mỹ
	2.347.058.979
	198.597.296

	3
	Máy đào Komatsu PC 300
	1
	1,2 m3
	N.B¶n
	543.060.000
	282.669.688

	c
	Máy ủi 
	 
	 
	 
	6.293.392.768
	3.590.545.722

	1
	Máy ủi D6R No1
	3
	179HP
	Mỹ
	5.913.650.768
	3.545.920.474

	2
	Máy ủi T130 No1
	1
	160CV
	L.x«
	103.742.000
	20.748.400

	3
	Máy ủi DZ 171
	1
	160CV
	L.x«
	276.000.000
	23.876.848

	III
	Dây chuyền nghiền đá
	 
	 
	 
	11.239.050.434
	3.524.917.145

	a
	Máy nghiền đá
	 
	 
	 
	11.026.370.148
	3.431.228.748

	1
	Máy nghiền búa CM 170
	1
	90tÊn/h
	L.x«
	136.738.000
	 

	2
	Dàn máy nghiền PE250x400
	1
	 
	 
	62.857.142
	58.492.062

	3
	Tổ hợp nghiền sàng đá TDSU-90
	1
	150t©n/h
	L.x«
	4.506.700.000
	2.421.869.767

	4
	Trạm nghiền đá NORDBERG
	1
	150tÊn/h
	P.Lan
	6.320.075.006
	950.866.919

	b
	Trạm sàng rửa đá
	 
	 
	 
	212.680.286
	93.688.397

	1
	Trạm sàng rửa đá
	1
	 
	L.x«
	212.680.286
	93.688.397

	IV
	Dây chuyền trộn vữa bê tông
	 
	 
	 
	1.405.488.565
	381.468.006

	a
	Trạm trộn bê tông
	 
	 
	 
	1.356.417.136
	359.092.000

	 
	Trạm trộn bê tông CB-93 No2
	3
	32m3/h
	L.x«
	1.356.417.136
	359.092.000

	b
	Máy trộn bê tông
	 
	 
	 
	49.071.429
	22.376.006

	 
	Máy trộn bê tông TQ 200L
	2
	200L
	T.Quèc
	49.071.429
	22.376.006

	V
	Máy phun vữa bê tông
	 
	 
	 
	525.549.470
	37.123.006

	1
	Máy phun vữa bê tông -280FF
	1
	 
	Italia
	85.720.000
	7.253.234

	2
	Máy bơm bê tông PY21-30M
	1
	120m3/h
	N.B¶n
	341.875.200
	28.927.905

	3
	Máy phun vữa bê tông HB 50 LX- Số 2
	1
	 
	 
	97.954.270
	941.867

	VI
	Máy san
	 
	 
	 
	1.226.862.929
	649.765.480

	1
	Máy san gạt tự hành Misubshi
	1
	190CV
	N.B¶n
	1.226.862.929
	649.765.480

	VII
	Máy đầm
	 
	 
	 
	1.175.771.671
	476.705.359

	1
	Máy đầm cóc
	5
	 
	 
	105.615.000
	48.852.927

	2
	Máy đầm lu rung MEIHO Nhật
	1
	 
	N.B¶n
	30.000.571
	1.788.494

	3
	Xe lu rung 11-13T CA252 Dynapac số 2
	1
	190CV
	T.§iÓn
	1.040.156.100
	426.063.938

	VIII
	Máy phát điện
	 
	 
	 
	890.871.792
	158.934.055

	1
	Máy phát điện CATERPILLAR 500 KVA 
	1
	500KVA
	Mỹ
	612.762.030
	68.485.167

	2
	Máy phát điện động cơ dieden 20KW
	1
	20KW
	T.Kh¾c
	36.190.476
	3.062.275

	3
	Máy phát hàn Diezen MILER 250 - Mỹ
	1
	45KW
	Mỹ
	29.460.000
	29.076.406

	4
	Máy phát hàn Diezen Denyo 250S - Nhật
	2
	45KW
	N.B¶n
	53.475.000
	35.434.237

	5
	Máy phát điện 75 KVA
	1
	75KVA
	L.x«
	55.910.000
	6.248.767

	6
	Máy phát điện 125 KVA No1
	1
	125KVA
	L.x«
	87.360.000
	9.763.761

	7
	Máy phát điện 15KVA TQ
	1
	15KVA
	V.Nam
	15.714.286
	6.863.442

	IX
	Máy bơm n​ước
	 
	 
	 
	209.271.428
	25.161.258

	1
	Máy bơm nước các loại
	10
	 
	 
	209.271.428
	25.161.258

	X
	Máy cần trục
	 
	 
	 
	23.624.666.248
	16.202.745.387

	1
	Cần trục Sumitomo - LS 118 - RH
	1
	50 tÊn
	N.B¶n
	1.471.386.407
	1.025.823.191

	2
	Cần trục tháp TQ 5015
	1
	50 tÊn
	T.Quèc
	707.239.180
	174.816.353

	3
	Cần trục tháp Fo - 23 TQ
	1
	50 tÊn
	T.Quèc
	771.533.731
	213.854.777

	4
	Cần trục lốp KC-5363
	1
	 
	 
	208.504.900
	23.303.486

	5
	Cần cẩu KC 4574A 81K-8403
	1
	15 tÊn
	L.x«
	833.147.500
	484.927.236

	6
	Cần trục tháp MD 900B
	1
	 50 tÊn
	Pháp
	19.632.854.530
	14.280.020.344

	XI
	Máy trắc đạc
	 
	 
	 
	678.051.388
	156.719.033

	1
	Máy thủy chuẩn B21
	3
	 
	N.B¶n
	65.772.971
	5.208.831

	2
	Máy kinh vỹ
	6
	 
	N.B¶n
	345.446.179
	144.459.976

	3
	Máy đo độ dài ánh sáng
	1
	 
	N.B¶n
	228.737.000
	6.602.048

	4
	Máy phân ly KCH-15
	1
	 
	L.x«
	38.095.238
	448.178

	XII
	Máy bào
	 
	 
	 
	32.150.000
	2.362.566

	1
	Máy bào B 365
	1
	 
	L.x«
	32.150.000
	2.362.566

	XIII
	Máy mài
	 
	 
	 
	32.000.000
	1.976.474

	1
	Máy mài 2 đá 3B-100
	1
	 
	L.x«
	32.000.000
	1.976.474

	XIV
	Máy tiện
	 
	 
	 
	213.175.000
	13.166.689

	1
	Máy tiện 16B-16
	2
	 
	L.x«
	213.175.000
	13.166.689

	XV
	Máy cắt
	 
	 
	 
	132.747.619
	24.051.501

	1
	Máy cắt tôn CT-20
	1
	15KW
	L.x«
	14.000.000
	1.844.705

	2
	Máy cắt uốn thép GQW – 40
	2
	3KW
	T.Quèc
	35.938.095
	18.851.613

	3
	Bộ máy cắt 6K SAKNO Liên xô
	1
	 
	L.x«
	59.000.000
	694.121

	4
	Máy cắt bê tông Mikasa số 2
	1
	 
	 
	23.809.524
	2.661.062

	XVI
	Búa phá
	 
	 
	 
	106.019.260
	12.622.006

	1
	Búa phá thuỷ lực Nhật
	1
	 
	N.B¶n
	55.000.000
	3.093.402

	2
	Búa phá MA-BB25-MK2 No1
	2
	 
	Canada
	51.019.260
	9.528.604

	XVII
	Pal¨ng
	 
	 
	 
	40.000.000
	4.470.587

	1
	Bộ Palăng điện 5 tấn
	1
	 
	 
	40.000.000
	4.470.587

	XVIII
	Pagon
	 
	 
	 
	1.151.530.855
	67.285.533

	1
	Pagon sửa chữa
	1
	 
	 
	1.151.530.855
	67.285.533

	XIX
	Máy kéo
	 
	 
	 
	33.000.000
	29.791.669

	1
	Máy kéo 4 bánh
	1
	 
	 
	33.000.000
	29.791.669

	C
	Phư​ơng tiện vận tải
	 
	 
	 
	45.012.300.506
	13.665.371.714

	I
	Xe ô tô con
	 
	 
	 
	3.828.805.786
	1.681.748.504

	1
	¤ tô TOYOTA LandCruiser 
	3
	 
	N.b¶n
	2.207.707.448
	867.829.020

	2
	¤ tô Ford 6 chỗ ngồi 
	2
	70CV
	V.Nam
	780.715.588
	434.273.048

	3
	¤ tô YAZ 
	3
	75CV
	L.x«
	238.515.000
	25.342.221

	4
	Xe ô tô Uoat 
	3
	75CV
	V.Nam
	531.147.750
	346.795.218

	5
	¤ tô VONGA
	1
	70CV
	L.x«
	70.720.000
	7.508.997

	II
	Xe vận chuyển vữa bê tông
	 
	 
	 
	11.371.939.978
	3.399.718.307

	1
	¤ tô Kamaz mix 
	5
	210CV
	L.x«
	1.489.943.500
	28.358.832

	2
	¤ tô Huyndai mix
	12
	180CV
	H.Quèc
	8.395.369.670
	3.315.735.757

	3
	¤ tô KIA mix 
	2
	320CV
	H.Quèc
	1.486.626.808
	55.623.718

	III
	Xe ben
	 
	 
	 
	26.521.053.596
	7.763.255.098

	1
	¤ tô Kamaz ben
	11
	210CV
	L.x«
	4.377.427.162
	438.532.141

	2
	¤ tô MAZ ben 
	7
	180CV
	L.x«
	1.730.745.000
	183.227.138

	3
	¤ tô DAEWOO ben 15T
	5
	240CV
	H.Quèc
	3.739.189.084
	2.379.059.074

	4
	¤ tô tự đổ HĐ 15T 
	10
	180CV
	H.Quèc
	7.861.319.358
	3.975.464.462

	5
	¤ tô tự đổ HĐ 23T 
	8
	240CV
	H.Quèc
	8.812.372.992
	786.972.283

	IV
	Xe vận tải bệ
	 
	 
	 
	1.096.922.670
	110.387.625

	1
	¤ tô Kamaz bệ
	1
	210CV
	L.x«
	278.796.670
	29.622.146

	2
	¤ tô Maz bệ 
	3
	210CV
	L.x«
	467.888.000
	43.552.687

	3
	¤ tô Zin bệ 
	2
	175CV
	L.x«
	202.388.000
	21.503.728

	4
	¤ tô Kpaz bệ 
	1
	240CV
	L.x«
	147.850.000
	15.709.064

	V
	Xe vận tải sơ mi
	 
	 
	 
	304.538.000
	26.855.577

	1
	¤ tô Kamaz sơ mi 
	1
	210CV
	L.x«
	172.500.000
	18.328.125

	2
	¤ tô Maz sơ mi 
	1
	210CV
	L.x«
	132.038.000
	8.527.452

	VI
	Xe bơm bê tông
	 
	 
	 
	1.067.000.000
	113.368.752

	1
	Xe bơm bê tông 28H-0156
	1
	60m3/h
	N.B¶n
	1.067.000.000
	113.368.752

	VII
	Xe chở khách
	 
	 
	 
	792.640.476
	565.627.850

	1
	¤ tô Transinco 
	2
	 
	V.Nam
	792.640.476
	565.627.850

	VIII
	Xe máy
	 
	 
	 
	29.400.000
	4.410.001

	1
	Xe máy SUZUKI 29H-3287
	1
	110cm3
	N.B¶n
	29.400.000
	4.410.001

	D
	Thiết bị quản lý
	 
	 
	 
	1.178.473.774
	300.522.794

	1
	Máy vi tính để bàn
	38
	 
	 
	634.462.918
	115.433.740

	2
	Máy vi tính xách tay
	4
	 
	 
	105.419.048
	69.592.967

	3
	Máy Photocopy
	9
	 
	 
	342.501.708
	109.976.432

	4
	Máy điều hòa nhiệt độ
	3
	 
	 
	43.570.100
	2.893.652

	5
	Dàn âm thanh
	1
	 
	 
	52.520.000
	2.626.003

	E
	Tài sản cố định khác
	 
	 
	 
	16.500.000
	 

	1
	Kính hiển vi Olympus
	1
	 
	 
	16.500.000
	 

	 
	Tài sản cố định vô hình
	 
	 
	 
	1.000.000.000
	1.000.000.000

	1
	Th​ương hiệu Sông Đà
	1
	 
	 
	1.000.000.000
	1.000.000.000

	 
	Tổng cộng
	269
	 
	 
	135.026.756.378
	52.274.904.983

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


      ( Nguồn: Công ty Cổ phần Sông Đà 6)

*/ Tài sản vô hình của Công ty cổ phần Sông Đà 6:


Công ty cổ phần Sông Đà 6 sử dụng thương hiệu của Tổng công ty Sông Đà tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp Công ty kiểm toán căn cứ Quyết định số 294 TCT/HĐQT ngày 25/05/2004 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà quy định tạm thời về việc sử dụng thương hiệu của Tổng công ty áp dụng tối thiểu bằng 5% vốn điều lệ.  thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp Công ty cổ phần Sông Đà 6 dự kiến vốn điều lệ: 20 tỷ đồng, thương hiệu Sông Đà tạm xác định là: 1 tỷ đồng . Năm 2006 Công ty cổ phần Sông Đà 6 đã ký hợp đồng nhận chuyển giao quyền sở hữu nhãn hiệu hàng hoá với Tổng Công ty Sông Đà giá trị chuyển giao là: 1 tỷ đồng thời gian sử dụng là: 02 năm kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
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8. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức

Định hướng phát triển sản xuất kinh doanh giai đoạn 2006-2010 của Công ty Cổ phần Sông Đà 6 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua, với các mục tiêu cơ bản trong hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

· Tốc độ tăng trưởng hàng năm: 12-14%

· Đảm bảo việc làm và thu nhập bình quân của người lao động đạt 2,2 triệu đồng/người/tháng.

· Cổ tức chia cho các cổ đông 20%  vào năm 2010

Trên cơ sở các mục tiêu đó, Công ty Cổ phần Sông Đà 6 đã xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận và cổ tức giai đoạn 2006 - 2008 mang tính thực tiễn và khả thi cao. 

· Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức của toàn Công ty ( Tập đoàn)

	Chỉ tiêu
	Năm 2006
	Năm 2007
	Năm 2008

	
	Triệu đồng
	% tăng

(giảm)
	Triệu đồng
	% tăng

(giảm)
	Triệu đồng
	% tăng

(giảm)

	Tổng doanh thu
	358.062
	6,03%
	401.959
	12,25%
	446.034
	10,96%

	Lợi nhuận sau thuế
	10.346
	    28,1%
	11.982
	15,8%
	13.023
	8,7%

	Lợi nhuận sau thuế/ tổng doanh thu
	2,89%
	0,49%
	2,9%
	0,01%
	2,9%
	0%

	Lợi nhuận sau thuế/ vốn chủ sở hữu
	26%
	0,4%
	26,62%
	0,62%
	27,0%
	0,38%

	Tỷ lệ cổ tức
	15%
	-
	20%
	-
	20%
	-


9. các căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận

Trong giai đoạn 2006 -:- 2010 Công ty sẽ tiến hành đầu tư hiện đại hóa năng lực sản xuất máy móc, thiết bị với tổng mức đầu tư là 74 tỷ đồng. Các khoản đầu tư này chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả lớn vì Công ty là đơn vị thi công cơ giới chủ lực tại Miền Trung Tây Nguyên và Nước bạn CHDCND Lào do đó các máy móc thiết bị mới sẽ được khai thác sử dụng hết công suất.

- Bên cạnh đó, các máy móc thiết bị hiện nay sắp hết khấu hao, làm giảm giá thành ca máy, vì thế doanh nghiệp xây dựng doanh thu ở mức ổn định nhưng lợi nhuận sẽ ra tăng trong những năm sắp tới.

Tuy nhiên theo đánh giá chỉ tiêu lợi nhuận trên doanh thu năm 2007 đạt thấp hơn năm 2006, Nguyên nhân chính là Công ty bắt đầu chuyển dịch dần cơ cấu sản xuất kinh doanh từ lĩnh vực xây lắp sang sản xuất công nghiệp và kinh doanh hàng hoá phục vụ xây lắp do đó tỷ trọng lợi nhuận trong doanh thu của công tác sản xuất công nghiệp và kinh doanh vật tư thấp hơn tỷ lệ xây lắp. Để đảm bảo lợi ích cho các cổ đông, nhưng vẫn đảm bảo được lợi ích và sự tăng trưởng của Công ty, lợi nhuận trên vốn điều lệ năm 2007 cao hơn năm 2006, Công ty đã đưa ra kế hoạch chia cổ tức cho các cổ đông năm 2007 cao hơn năm 2006.

- Theo những số liệu hiện có, trong giai đoạn 2006 -:- 2010 Công ty sẽ thực hiện khối lượng công việc có tổng giá trị khoảng 2.098.361 triệu đồng.Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm từ 2005 đến 2010 và định hướng đến năm 2020 của Tổng công ty Sông Đà, trong đó đẩy mạnh đầu tư xây dựng các nhà máy thủy điện tạo tiền đề cho chuyển dịch cơ cấu sản xuất kinh doanh sang lĩnh vực sản xuất công nghiệp trong những năm tiếp theo. Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà đã giao nhiệm vụ cho Công ty Cổ phần Sông Đà 6 tham gia thi công các công trình thủy điện Sơn La, Nậm Chiến, Huội Quảng, Xêkaman 3, Sê san 3A, Sê san 4, Lai Châu, thượng Kom Tum và các Quyết định giao nhiệm vụ khác của Tổng công ty Sông Đà cho Công ty Cổ phần Sông Đà 6.

Trong những năm tiếp theo Công ty sẽ thực hiện chiến lược giữ vững thị trường truyền thống và phát triển thị trường mới, tại các tỉnh Miền Trung, Tây Nguyên như: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Gia Lai, Kon Tum, Quảng ngãi, Phú Yên… Nơi có các công trình như: Thủy điện Sê San 4, thủy điện thượng Kon Tum, Bình Điền và dự kiến sẽ có các công trình hầm Đèo Cả… với vị thế là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực thi công thuỷ điện, Công ty sẽ được giao thầu thi công các phần việc quan trọng của các công trình trên.
Theo dự toán của Công ty trong giai đoạn từ 2006 đến 2010 Công ty sẽ thực hiện thi công các công trình có tổng giá trị là : 2.098.361 triệu đồng.

Bảng giá trị các công trình thi công từ năm 2006 đến 2010

Đơn vị: triệu đồng

	STT
	Nội dung công việc
	Tổng cộng
	Năm

	
	
	
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	 
	Tổng cộng
	2.098.361
	            339.470 
	             408.288 
	              453.057 
	             446.872 
	           450.674 

	1
	Công trình TĐ sê san 3A
	7.060
	                 7.060 
	 
	                          -   
	 
	                       -   

	 
	Đổ bê tông các loại
	2.679
	                 2.679 
	 
	 
	 
	 

	 
	Sản xuất bê tông các loại
	2.998
	                 2.998 
	 
	 
	 
	 

	2
	Công trình thủy điện Se san 4
	625.532
	            215.666 
	             188.250 
	              167.416 
	                54.200 
	                -   

	 
	Đổ bê tông các loại
	267.075
	               31.545 
	             106.900 
	 96.600  
	 32.030  
	 

	 
	Đổ bê tông Rcc
	243.706
	            213.706 
	                30.000 
	 
	 
	 

	 
	Khai thác và sản xuất đá dăm
	477.133
	            195.000 
	             195.000 
	 87.133  
	 
	 

	 
	Sản xuất vữa bê tông các loại
	273.846
	               47.000 
	                95.000 
	                99.015 
	                32.831 
	 

	 
	Khoan nổ xúc chuyển đá
	500.000
	            500.000 
	 
	 
	 
	 

	3
	Công trình thủy điện Bình điền
	66.744
	               33.372 
	                33.372 
	                          -   
	 
	                       -   

	 
	Đổ bê tông các loại
	80.000
	               40.000 
	                40.000 
	 
	 
	 

	4
	Công trình Thuỷ điện H​ơng điền và các cong trình đấu thầu tại Huế
	276.377
	 
	                  2.000 
	                23.000 
	                96.000 
	           155.377 

	5
	Xây dựng nhà máy xi măng Luck
	11.470
	               11.470 
	 
	 
	 
	                       -   

	 
	Công trình thủy điện Sơn La
	273.016
	                 5.700 
	                72.240 
	                72.000 
	                72.000 
	              51.076 

	6
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Đổ bê tông các loại
	228.763
	                 6.000 
	                60.200 
	                60.000 
	                60.000 
	 42.563  

	 
	Công trình thủy điện Huội Quảng
	95.088
	                 1.200 
	                14.459 
	                35.093 
	                34.073 
	              10.263 

	7
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Đổ bê tông hở các loại
	54.550
	 
	 
	                28.550 
	                26.000 
	 

	 
	Đổ bê tông hầm
	59.660
	 
	                11.910 
	                19.500 
	                19.500 
	                8.750 

	 
	Công trình thủy điện Nậm chiến
	35.434
	                 1.398 
	                  9.036 
	                25.000 
	 
	                       -   

	8
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Đổ bê tông hở các loại
	28.990
	                 1.460 
	                  7.530 
	                20.000 
	 
	 

	 
	Công trình thủy điện Lai  Châu
	158.517
	 
	 
	                37.319 
	                60.599 
	              60.599 

	9
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Đổ bê tông hở các loại
	132.100
	 
	 
	                31.100 
	                50.500 
	              50.500 

	10
	Công trình Xêkaman 3 và 1
	292.814
	               22.654 
	                38.931 
	                43.229 
	                75.000 
	           113.000 

	 
	Bê tông hở
	275.000
	                        -   
	                45.000 
	                42.000 
	                75.000 
	           113.000 

	 
	Làm ®​êng (Km)
	4
	                         4 
	 
	                   6.635 
	 
	 

	 
	Công tác khác, XD lán trại (m2)
	2.000
	 
	 
	 
	 
	              35.000 

	11
	Khai  thác đá nguyên liệu cho nhà máy XM Luck
	170.943
	               30.943 
	                35.000 
	                35.000 
	                35.000 
	              35.000 

	
	Đá nguyên liệu (1.000, tấn)
	6.837
	                 1.237 
	                  1.400 
	                   1.400 
	                  1.400 
	 1.400  

	12
	Kinh doanh xi măng
	85.007
	               10.007 
	                15.000 
	                15.000 
	                20.000 
	              25.359 


10. đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận

Với tư cách là tổ chức tư vấn chuyên nghiệp, Công ty TNHH Chứng Khoán ACB đã tiến hành thu thập thông tin, nghiên cứu phân tích và đưa ra những đánh giá và dự báo về hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Sông Đà 6.

· Chúng tôi cho rằng mức kế hoạch doanh thu và lợi nhuận của Công ty là hoàn toàn có thể thực hiện được vì các lý do sau: Nền kinh tế Việt Nam đang trong giai đoạn tăng trưởng cao, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm trên 7%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng đầu tư cho lĩnh vực xây dựng, công nghiệp là lớn nhất so với các lĩnh vực khác. Tốc độ tăng GDP của nhóm ngành công nghiệp cũng luôn cao hơn so với các ngành khác.
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Theo chiến lược phát triển điện lực quốc gia từ nay đến năm 2020 Nhà nước sẽ xây dựng tại Miền Trung Tây Nguyên 33 nhà máy thủy điện lớn nhỏ các loại, tạo ra một thị trường rộng lớn cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây lắp trên địa bàn.
· Công ty Cổ phần Sông Đà 6 là doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực xây dựng Thuỷ điện với quy mô, trình độ quản trị, công nghệ thi công, thương hiệu... vượt trội so với các doanh nghiệp khác trong ngành.  

· Công ty là đơn vị thành viên của Tổng công ty Sông Đà, đã chiếm lĩnh thị trường trong nước hơn 20 năm, đến nay đã thi công rất nhiều công trình thuỷ điện trọng điểm của đất nước nói chung và các công trình hạ tầng công cộng phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế nói riêng. 

· Tốc độ tăng trưởng doanh thu của Công ty thời kỳ 2004-2006 bình quân trên 20%, tốc độ tăng trưởng doanh thu hàng năm do Công ty xây dựng cho thời kỳ 2006 đến 2008 duy trì theo mức doanh thu của năm 2006 là thận trọng và đảm bảo tính khả thi cao.

· Cũng tương tự như vậy, kế hoạch lợi nhuận các năm 2006 đến 2008 không biến động nhiều vì Công ty dự tính lợi nhuận hàng năm theo một tỷ lệ hợp lý trên doanh thu, bằng phương pháp thống kê kinh nghiệm của những năm trước có tính đến những nhân tố ảnh hưởng trong tương lai.    

· Trong giai đoạn 2006- 2010 Công ty định hướng sẽ đầu tư nâng cao năng lực máy móc, thiết bị thi công và thực hiện đầu tư xây dựng chung cư cao tầng, góp vốn xây dựng thủy điện. Đây là những nguồn thu sẽ đóng góp không nhỏ vào doanh thu của doanh nghiệp trong giai đoạn 2006- 2010.

· Căn cứ vào danh mục các hợp đồng xây lắp mà Công ty đã ký kết với các đối tác trong thời gian qua, có thể nói doanh thu và lợi nhuận trong năm 2006 hoàn toàn có thể đạt được như kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.
Các Hợp đồng đang thực hiện với  TCT Sông Đà:

	TT
	Nội dung  hợp đồng
	Sè H§
	Ngày ký
	Đối tác
	Gía trị (1000đ)

	1
	Thi công xây lắp thuỷ điện Sê san 3A
	06/2005/H§KT/TCT-S§6
	17/06/05
	TCT Sông Đà
	374.903.000

	2
	Thi công xây lắp CT thuỷ điện Sê san 4
	04/BĐH/HĐKT-SS4 & phụ lục 04A
	01/02/06
	BĐH dự án sê san 4
	171.725.805

	3
	Thi công xây lắp CT thuỷ điện Xêkaman3
	20/2006-H§-S§6
	20/05/06
	TCT Sông Đà
	333.051.000

	4
	Thi công xây dựng công trình thuỷ điện Sơn La
	06/2005H§KT-XL/CPS§6.04
	23/05/05
	BĐH dự án Sơn La
	189.567.000

	5
	Thi công xây dựng công trình thuỷ Điện Bình Điền
	125 BĐ/HĐXL/2006 (Và các phụ lục SĐ6.04,6.06)
	06/07/06
	Công ty TĐ Bình Điền
	25.000.000


· Nếu không có những biến động bất thường và bất khả kháng tác động đến hoạt động kinh doanh của Công ty, thì kế hoạch lợi nhuận và cổ tức mà Công ty đưa ra là có tính khả thi và có thể đảm bảo thực hiện. 

· Chúng tôi cũng xin lưu ý rằng, các ý kiến nhận xét nêu trên được đưa ra dưới góc độ đánh giá của một tổ chức tư vấn, dựa trên cơ sở các thông tin do đơn vị cung cấp và thu thập có chon lọc và dựa trên những lý thuyết về tài chính và chứng khoán mà không hàm ý đảm bảo giá trị của chứng khoán cũng như tính chắc chắn của những số liệu được dự báo. 

11. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức xin đăng ký

Không có

12. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả chứng khoán đăng ký

Không có

iv. Cổ phiếu ĐĂNG Ký

1. Loại cổ phiếu
Cổ phiếu phổ thông

2. Mệnh giá
10.000 đồng

3. Tổng số chứng khoán
2.300.000 Cổ phần


4. Phương pháp tính giá

Giá trị sổ sách Công ty cổ phần Sông Đà 6

Tại thời điểm 31/12/2005(Mệnh giá 10.000 đồng/ Cổ phần) - Xác định giá trị doanh nghiệp Cổ phần hóa: 


Giá trị sổ sách = 










       =  10.000 đồng

Tại thời điểm 30/09/2006 (Mệnh giá 10.000 đồng / Cổ phần)  


Giá trị sổ sách = 









          =  10.895 đồng 

5. Giới  hạn về tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu đối với  người nước ngoài.
 Công ty hiện chưa có cổ đông nước ngoài nào sở hữu cổ phiếu. Điều lệ Công ty không quy định giới hạn tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của Công ty đối với người nước ngoài. 

Sau khi đăng ký giao dịch tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, tỷ lệ nắm giữ của người nước ngoài tuân theo quy định tại Quyết định số 238/2005/QĐ-TTg ngày 29/09/2005 của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào Thị trường Chứng khoán Việt Nam, trong đó qui định tổ chức, cá nhân nước ngoài mua, bán cổ phiếu trên Thị trường Chứng khoán Việt Nam được nắm giữ tối đa 49% tổng số cổ phiếu đăng ký giao dịch của tổ chức phát hành.
6.Các loại thuế có liên quan

Theo Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về chuyển Doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần. Các Công ty này sẽ được hưởng ưu đãi thuế như đối với doanh nghiệp thành lập mới theo quy định hiện hành.

Thông tư 89/2002/TT- BTC ngày 24/10/2002 quy định Công ty thành lập mới được miễn 100% thuế TNDN trong 2 năm đầu kể từ khi thành lập và giảm 50% trong 2 năm tiếp theo.

Theo Công văn số 5248/TC-CST Bộ tài chính ngày 29/4/2005 về việc ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp cho tổ chức đăng ký giao dịch tại TTGDCK Hà Nội, Công ty Cổ phần Sông Đà 6 sẽ được giảm 50% số thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 2 năm kể từ khi được chấp thuận việc đăng ký giao dịch. Trong trường hợp công ty đang được hưởng thuế TNDN thì ưu đãi này được bắt đầu tính từ khi kết thúc những ưu đãi hiện doanh nghiệp đang được hưởng.

Thuế suất thuế TNDN là 28%.
Các loại thuế khác: Công ty tuân thủ theo các Luật thuế của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện hành. 

V. CÁC Đối TÁC LiÊN QUAN Tới ViệC ĐĂNG Ký

1. Tổ chức tư vấn

Công ty TNHH Chứng khoán ACB- Chi nhánh Hà Nội

Trụ sở:

            6 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại:

(84-4) 7 470 961

Fax:


(84-4) 7 470 960

Email:


acbshn@hn.vnn.vn

Website:

www.acbs.com.vn

2. Tổ chức kiểm toán

Công ty TNHH Kiểm toán Hồng Hà - Kiểm toán 

Trụ sở chính: 72, An Dương - Tây Hồ - Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 8239118                        Fax: (84-4) 7171086

Vi. Các nhân tố rủi ro

1. Rủi ro về kinh tế

Tốc độ tăng trưởng của Công ty chịu sự ảnh hưởng mạnh bởi tình hình tăng trưởng của ngành điện và nhu cầu tiêu dùng điện ngày càng tăng của các thành phần trong nền kinh tế.  Kinh tế Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển cao được dự báo là sẽ tiếp tục tăng trưởng trong những năm tới, nhu cầu sử dụng điện sẽ thiếu hụt trầm trọng nếu Chính phủ không có các giải pháp đầu tư thêm các nhà máy sản xuất điện năng. Nhận thấy đây là vấn đề có thể làm ảnh hưởng sâu sắc đến toàn bộ nền kinh tế cho nên, hiện nay chính phủ đang khuyến khích các thành phần trong xã hội cùng với chính quyền đầu tư xây dựng các công trình thủy điện, mở ra cơ hội phát triển lớn cho các công ty hoạt động trong ngành xây dựng thuỷ điện. Mặt khác với ưu thế là đơn vị đứng đầu trong lĩnh vực thi công các thuỷ điện, Công ty Cổ phần Sông Đà 6 xây dựng các dự án thuỷ điện hầu như ít có đối thủ cạnh tranh và không phải chịu bất cứ một sức ép nào từ phía các doanh nghiệp hoạt động cùng ngành. Bên cạnh đó, là thành viên của Tổng công ty Sông Đà, hàng năm được Tổng công ty giao cho thi công các Công trình thủy điện do Tổng công ty làm chủ đầu tư hoặc do Tổng công ty Sông Đà làm tổng thầu cho các công trình của Tổng công ty Điện Lực Việt Nam (EVN) là thuận lợi to lớn cho Công ty. Có thể nói rằng rủi ro về kinh tế là nhân tố không gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 6

2. Rủi ro về luật pháp

Hiện tại hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 6 chịu sự điều chỉnh của Luật doanh nghiệp. Nếu được cấp phép giao dịch tại Trung tâm giao dịch Chứng khoán Hà Nội, hoạt động của Công ty sẽ tuân thủ theo sự điều chỉnh của Nghị định và các Quy định về Chứng khoán và Thị trường chứng khoán. Từ đầu 2007, nếu được giao dịch tại trung tâm giao dịch  chứng khoán Hà Nội, hoạt động của doanh nghiệp sẽ được điều chỉnh bởi luật chứng khoán. Nhìn chung trong thời gian tới rủi ro luật pháp đối với doanh nghiệp là không cao do luật chứng khoán ra đời sẽ có tính ổn định, nhất quán cao hơn các Nghị định và Quy định từ trước đến nay hiện vẫn đang áp dụng.

3. Rủi ro đặc thù

Là doanh nghiệp hoạt động trong ngành xây lắp, các công trình hoàn thành thường bị  chủ đầu tư thanh toán chậm vì nhiều lý do, hệ quả là Công ty thường xuyên phải duy trì hệ số nợ ở mức cao với tỷ trọng nợ ngắn hạn là chủ yếu để tài trợ vốn lưu động trong hoạt động kinh doanh thường ngày. Việc duy trì hệ số nợ cao cùng với việc bị chiếm dụng vốn dài ngày có thể sẽ gây ra rủi ro mất khả năng thanh toán khi Công ty không thu hồi được các khoản nợ, hoặc khách hàng lớn của Công ty bị phá sản. Để giảm thiểu rủi ro này, Công ty lên tái cấu trúc lại nguồn vốn theo hướng tăng dần tỷ trọng các nguồn vốn dài hạn trong tổng nguồn vốn, kiểm soát chặt chẽ các khoản phải thu.

4. Rủi ro khác

Ngoài các rủi ro nêu trên, công ty hiện cũng đang phải đối mặt với rủi ro của nguồn cung cấp nguyên vật liệu không ổn định. Một trong số những nguyên liệu đầu vào quan trọng của công ty là xăng, dầu và các nhiên liệu để vận hành máy móc thiết bị nặng vì thế chịu ảnh hưởng của việc thay đổi giá dầu mỏ trên thế giới. Trong thời gian vừa qua tình hình chính trị thế giới thường xuyên có những bất ổn dẫn đến giá nguyên liệu tăng giảm thất thường. Đây là một rủi ro đối với doanh nghiệp trong tương lai và doanh nghiệp cần có các biện pháp dự phòng thích hợp nhằm đối phó với những tăng giảm bất thường trên thị trường.      
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(Nguồn: Thời báo kinh tế Việt Nam, Kinh tế Việt Nam 2005- 2006)
Vii. Phụ lục

1. Phụ lục I:  Điều lệ Công ty.

2. Phụ lục II:  Bản cáo bạch

3. Phụ lục III: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2004, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2005 đã kiểm toán, Báo cáo tài chính hợp nhất 09 tháng đầu năm 2006, Báo cáo tài chính năm 2005 đã kiểm toán (Công ty CP Sông Đà 6), Báo cáo tài chính 09 tháng đầu năm 2006 ( Công ty CP Sông Đà 6).

4. Phụ lục IV:  Nghị quyết số 60/NQ- HĐQT ngày 19/10/2006 của Hội đồng quản trị Công ty về việc đăng ký giao dịch cổ phiếu.

5. Phụ lục VI: Giấy phép đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần Sông Đà 6.

6. Phụ lục VII: Danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Sông Đà 6 tại thời điểm 30/9/2006.

Đại diện tổ chức xin đăng ký giao dịch


Công ty Cổ phần Sông Đà 6

	Chủ tịch Hội đồng quản trị

Hồ Sỹ Hùng
	Tổng giám đốc

                   Nguyễn Văn Tùng

	TRưởng Ban Kiểm Soát

Trần Văn Truờng
	Kế toán trưởng

Nguyễn Văn Cảnh


Đại diện tổ chức tư vấn


	Công ty tnhh chứng khoán acb

Giám đốc chi nhánh hà nội

Phạm Tuấn Long
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Phó tổng giám đốc kinh tế








Ban kiểm soát





xí nghiệp sông đà 10.6





Tổng giám đốc





Phòng quản lý KT-TCAT





Sơ đồ tổ chức công ty cổ phần sông đà 6





Hội đồng quản  trị





Phó tổng giám đốc thi công -  VTCG
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 kỹ thuật





Phó tổng giám đốc 


kỉêm giám đốc XN 603





Sông đà 6





Phòng kinh tế kế hoạch





Đhđ cổ đông





Phòng tàI chính kế toán





Phòng tổ chức- hành chính





Phòng 


Vật tư - CG





Công ty cP SÔNG Đà 6.04 và CÔNG TY CP SÔNG Đà 6.06














xí nghiệp sông đà 601
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Máy ủi Caterpila








quy trình chung sản xuất sản phẩm của công ty





Nguồn: Thời báo kinh tế Việt Nam- Kinh tế Việt Nam năm 2005- 2006











Xe tải HuynDai 23T











Bước 1: Tìm hiểu thị trường


Tìm kiếm chủ đầu tư (khách hàng)


Xác định yêu cầu của chủ đầu tư  về  hình thức đầu tư, quy mô dự án, bản chất và khối lượng công việc chất lượng sản phẩm và tiến độ thực hiện dự án.


Xây dựng các mối quan hệ ban đầu.





Bước 2: Đàm phán, ký hợp đồng thi công


Xác định rõ quyền lợi và nghĩa vụ của các bên.


Ký hợp đồng với chủ đầu tư theo các điều khoản đã thống nhất, tuân thủ pháp luật.





Bước 3: Chuẩn bị


Lập biện pháp thi công, trong đó nêu rõ trình. tự thi công, các giải pháp công nghệ và tiến độ thi công.


Lập kế hoạch huy động nhân lực, máy thi công và tài chính.











Bước 5 : Nghiệm thu, bàn giao sản phẩm cho khách hàng


Sản phẩm làm ra được nghiệm thu đúng thời hạn.


Thước đo chất lượng sản phẩm chính là sự thoả mãn của khách hàng.





Bước 4: Thi công


Tuân thủ các điều khoản đã cam kết trong hợp đồng đã ký với chủ đầu tư.


Đảm bảo an toàn thi công, chất lượng sản phẩm tốt, giá thành hạ và đáp ứng tiến độ.


Đặt mục tiêu “Uy tín với khách hàng” lên hàng đầu.











Tỷ đồng

















Nguồn : Công ty Cổ phần Sông Đà 6





Nguồn: Thời báo kinh tế Việt Nam- Kinh tế Việt Nam năm 2005- 2006











Nguồn vốn CSH - Nguồn kinh phí, quỹ khác





Số cổ phần đang lưu hành





       23.000.000.000





=





2.300.000





Nguồn vốn CSH – Nguồn kinh phí, quỹ khác





Số cổ phần đang lưu hành





25.059.300.174





(





2.300.000
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Chart4

		Tua bin khí

		Nhiệt điện than

		Diesel

		Ngoài ngành

		Nhiệt điện dầu

		Thủy điện



Cơ cấu điện năng

0.32

0.155

0.001

0.134

0.011

0.379



Co cau GTSXKD1

						2003		2004		2005		KH 2006

				Giá trị khảo sát		20858		24771		20928		20700		87257

				Giá trị thiết kế		9981		23172		24232		30785		88170

				Giá trị tư vấn giám sát		3848		2591		3918		2628		12985

				Giá trị thí nghiệm		8438		11775		16536		18000		54749

				Giá trị  tư vấn khác		10700		6963		3081		3195		23939

				Thuê chuyên gia + B phụ		1737		13144		19345		21728		55954

						2003		2004		2005		KH 2006

				Lợi nhuận từ khảo sát		20858		26450		20928		20700

				Lợi nhuận thiết kế		9981		18878		24232		30785

				Lợi nhuận từ tư vấn giám sát		3848		4100		3918		2628

				Lợi nhuận thí nghiệm		8438		10316		16536		18000

				Lợi nhuận  tư vấn khác		10700		4850		3081		3195

				Lợi nhuận  từ thuê chuyên gia + B phụ		1737		17406		19345		21728

								2004		2005		KH 2006

				Tư vấn, khảo sát, thiết kế				2009		3839		4750

				Thí nghiệm				250		491		783

				Lợi nhuận khác				59		2288		152

				Tua bin khí		32%

				Nhiệt điện than		15.50%

				Diesel		0.10%

				Ngoài ngành		13.40%

				Nhiệt điện dầu		1.10%

				Thủy điện		37.90%





Co cau GTSXKD1

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0
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		0		0		0		0		0		0
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Giá trị thiết kế

Giá trị tư vấn giám sát

Giá trị thí nghiệm

Giá trị  tư vấn khác

Thuê chuyên gia + B phụ

Triệu đồng

Giá trị sản xuất kinh doanh các lĩnh vực hoạt động qua các năm
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		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0



Lợi nhuận từ khảo sát

Lợi nhuận thiết kế

Lợi nhuận từ tư vấn giám sát

Lợi nhuận thí nghiệm

Giá thành

Tỷ đồng

Giá thành thi công qua các năm



		0

		0

		0

		0

		0

		0



Cơ cấu giá trị sản xuất kinh doanh



		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0



Tư vấn, khảo sát, thiết kế

Thí nghiệm

Lợi nhuận khác

Cơ cấu lợi nhuân trong hai năm qua và kế hoạch năm 2006



		0

		0

		0

		0

		0

		0



Cơ cấu điện năng



				2002		2003		2004		2005		2006

		Máy móc thiết bị		289		306		300		291		310

		Tài sản cố định		359		393		326		350		365

		Nhà cửa vật kiến trúc		6058

		Máy móc thiết bị		8686

		Phương tiện vận tải		7772

		Thiết bị quản lý		880

		Khảo sát		24%

		Tư vấn thiết kế		25%

		Tư vấn giám sát		17%

		Thí nghiệm		21%

		Dịch vụ tư vấn khác		7%

		Thuê chuyên gia,B phụ		6%





		0

		0

		0

		0



Cơ cấu tài sản cố định hữu hình tại thời điểm 30/9/2006
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		0

		0
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		0
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Cơ cấu ngành nghề sản xuất kinh doanh trong 4 năm tới
 ( 2006 -2009)
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Chart1

		2004		2004		2004

		2005		2005		2005

		9 tháng 2006		9 tháng 2006		9 tháng 2006



Doanh thu

Giá vốn

Lợi nhuận gộp

Tỷ đồng

Cơ cấu doanh thu, giá vốn, lợi nhuận các năm vừa qua

232.5

199.6

32.9

334.2

291.2

43

178.5

148.8

29.7



Sheet1

				2004		2005		9 tháng 2006

		Doanh thu		232.5		334.2		178.5

		Giá vốn		199.6		291.2		148.8

		Lợi nhuận gộp		32.9		43		29.7

				2004		2005		6 tháng 2006

		Doanh thu		39.4		106.4		45

		Giá vốn		32		93		39.1

		Lợi nhuận gộp		7.4		13.4		5.9

		Nhà cửa vật kiến trúc		1.4

		Máy móc thiết bị		86.4

		Phương tiện vận tải		45

		Thiết bị quản lý		1.2

		Máy xúc,máy đào,máy ủi		30.4

		Máy san,máy đầm		2.3

		Cần trục		23.6

		Máy khoan,máy ép khí		13.3

		Các loại máy móc và thiết bị khác		16.8

		Xe con,xe chở khách		4.6

		Xe bơm và vận chuyển bê tông		12.4

		Xe ben		26.5

		Các loại xe vận tải khác		1.5
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Tỷ đồng

Cơ cấu doanh thu, giá vốn, lợi nhuận các năm vừa qua
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Cơ cấu tài sản cố định hữu hình của Công ty năm 2006 theo nguyên giá
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Cơ cấu giá trị các loại máy xây dựng



		



Cơ cấu giá trị các phương tiện vận tải



		





		






_1215581903.doc
[image: image1.png]






_1221055361

